      Giáo án                                                                                                     Địa Lí 7

        Ngày soạn: 
 Ngày giảng: 
        Tiết 37:      Bµi 32         CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
 I. Mục tiêu bài học:

   - Sau bài học, học sinh cần.

  1. Kiến thức:

   - Thấy được sự phân chia Châu Phi thành ba khu vực: Bắc Phi, Trung Phi, Nam Phi.

   - Nắm vững các đặc điểm tự nhiên và kinh tế của khu vực Bắc Phi, Trung Phi.

  2. Kĩ năng:

   - Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng đọc phân tích bản đồ, lược đồ Châu Phi.
 3.Thái độ: yêu thích môn học.
 II. Các phương tiện dạy học cần thiết:

    GV:- Bản đồ Ba khu vực Châu Phi.

          - Bản đồ kinh tế Châu Phi.

          - Một số tranh ảnh về tôn giáo của các nước Bắc Phi và Trung Phi.
    HS: sưu tầm một số tranh ảnh về các nước châu phi.

  III.Phương pháp giảng dạy

    Phương pháp trực quan, vấn đáp
 IV.Tiến trình bài giảng
  1.ổn định tổ chức (1p)
  2. Kiếm tra bài cũ: không

  3. Bài mới: 

   - Châu Phi có trình độ phát triển kinh tế - xã hội rất không đồng đều, các nước Nam Phi và Bắc Phi phát triển hơn. Các nước Trung Phi một thời gian dài trải qua khủng hoảng kinh tế lớn.
                  Hoạt động 1: Khu vực bắc phi (19p)
-Mục tiêu: nắm được đặc điểm tự nhiên và tình hình kinh tế xã hội ở khu vực bắc phi.

-Tiến hành:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	          Nội dung

	  - GV: Hướng dẫn học sinh quan sát H32.1 SGK.

? Dựa vào lược đồ hãy xác định Châu Phi được chia thành mấy khu vực. Các quốc gia trong từng khu vực?

? Dựa vào bản đồ xác định vị trí các kiểu môi trường trong khu vực Bắc Phi?

? Trình bày đặc điểm tự nhiên của môi trường địa Trung Hải?

? Vào sâu trong nội địa diều kiện tự nhiên và thực vật thay đổi như thế nào?

? Trong môi trường hoang mạc điều kiện khí hậu và thực động vật ở đây như thế nào?

? Quan sát trên bản đồ chỉ và đọc tên các nước ở Bắc Phi?

? Dựa vào sự chuẩn bị bài ở nhà hãy cho biết dân cư Bắc Phi có đặc điểm gì?

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát H32.2 SGK.

? Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít có đặc điểm hình dạng như thế nào?

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát H32.3 SGK.

? Nền kinh tế các nước Bắc Phi có đặc điểm gì?

? Hãy rút ra đánh giá chung về nền kinh tế Bắc Phi?


	Hs quan sát lược đồ trả lời câu hỏi

- HS: 

+ Khu vực Bắc Phi.

+ Khu vực Trung Phi.

+ Khu vực Nam Phi.

- HS: Môi trường Địa Trung Hải.

 Môi trường Hoang Mạc.

-HS: lượng mưa lớn,rừng 
Phát triển rậm rạp

-HS: lượng mưa giảm nhanh, xa van và cây bụi phát triển

-HS: Khí hậu khô,nóng, ít nước. Thực vật là những cây cỏ gai mọc thưa thớt, bộ rễ ăn sâu xuống đất.

- HS: Thực hiện trên bản đồ.

- HS: Da trắng, mũi cao ……

- HS: Nền kinh tế các nước Bắc Phi được chia thành hai khu vực.
Các nước nằm ven Địa Trung Hải và các nước nằm trong Hoang m¹c.
	1.Khu vực Bắc Phi

a. Khái quát tự nhiên.

- Các đồng bằng ven Địa Trung Hải và các sườn núi hướng ra biển có lượng mưa khá lớn thực vật phát triển rậm rạp.

- Vào sâu trong nội địa lượng mưa giảm nhanh phát triển xa van – cây bụi. 

- Lùi xuống phía nam là hoang mạc Xa-ha-ra khí hậu khô hạn khắc nghiệt, thực vật nghèo nàn.

b.Khái quát kinh tế-xã hội

- Dân cư chủ yếu là người Ả Rập và người Béc Be, thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít, theo đạo Hồi.

- Các nước Bắc Phi có nền kinh tế tương đối phát triển dựa trên cơ các ngành dầu khí du lịch.




                        Hoạt động2: Khu vực trung phi (20p)
-Mục tiêu: Thấy được đặc điểm tự nhiên và nền kinh tế xã hội của khu vực Bắc phi.

-Tiến hành:

	  Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	   Nội dung

	- GV: Hướng dẫn hs quan sát bản đồ tự nhiên khu vực Trung Phi.

? Trung Phi được chia thành mấy phần, đó là những phần nào?

? Phần phía tây có đặc điểm tự nhiên như thế nào?

? Nêu đặc điểm tự nhiên của phần phía đông?

? Đông Phi có những loại khoáng sản nào?

? Dựa trên H32.1 nêu tên và chỉ vị trí các nước trong khu vực Trung Phi?

? Dựa vào sự chuẩn bị bài ở nhà cho biết dân cư Trung Phi có đặc điểm gì? 

? Quan sát trên H32.3 cho biết nền kinh tế của các nước Trung Phi dựa chủ yếu vào ngành nào? 

? Tại sao nói nền kinh tế của các nước -Trung Phi thường xuyên rơi vào khủng hoảng?


	Hs trả lời câu hỏi
- HS: Trung Phi được chia thành hai phần đó là phần phía tây và phần phía đông.

-HS: có 2 môi trường tự nhiên

+Môi trường xích đạo ẩm :khí 

hậu nóng, mưa nhiều quanh 

năm 

+ Môi trường nhiệt đới: trong năm có một mùa mưa và một mùa 

khô

-HS: là khu vực cao nhất của 

châu phi ,có khí hậu gió mùa xích đạo.

-HS: Khoáng sản như đồng, chì, vàng…
- HS: Chỉ trên bản đồ treo tường.

-Là khu vực đông dân nhất
 Châu Phi,dân cư chủ yếu là 

người Ban-tu thuộc chủng tộc 

Nê- grô-it.Tín ngưỡng đa dạng.
Vì nền kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền và thường

 xuyên xuất khẩu.
	2. Khu vực Trung Phi.

a. Khái quát tự nhiên.

- Phía tây là các bồn địa gồm hai môi trường tự nhiên:

+ Môi trường xích đạo ẩm: Phát triển rừng rậm xanh quanh năm, có mạng lưới sông dày đặc nghiều nước.

+ Môi trường nhiệt đới: Phát triển rừng thưa và xa van.

- Phần phía đông là các sơn nguyên, có khi hậu gió mùa xích đạo, trên bề mặt sơn nguyên là xa van, trên các sườn núi là rừng rậm.

b. Khái quát kinh tế – xã hội.

- Là khu vực đông dân nhất ở Châu Phi, chủ yếu là người Ban Tu, thuộc chủng tộc Nê-grô-ít, tín ngưỡng rất đa dạng.

- Nền kinh tế cảu các nước Trung Phi chậm phát triển chủ yếu dựa vào khai thác lâm sản, khoáng sản và trồng cây công nghiệp để xuất kh


4.Kiểm tra đánh giá (4p)
   - GV: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 SGK.

	Thành phần tự nhiên
	Phần phía tây
	Phần phía đông

	Dạng địa hình chủ yếu
	Bồn địa
	Sơn nguyên

	Khí hậu
	Xích đạo ẩm, nhiệt đới
	Gió mùa xích đạo

	Thảm thực vật
	Rừng rậm xanh quanh năm, rừng thưa, xa van.
	Xa van công viên trên sơn nguyên, rừng rậm nhiệt đới trên s­ên núi.


`
Câu hỏi 2: Nêu sự khác biệt về kinh tế giữa hai khu vực Bắc Phi và Trung Phi ?
· Các nước Bắc phi có nền kinh tế tương đối phát triển dụa trên các ngành công nghiệp chính là khai thác dầu mỏ,khí đoót và phát triển du lịch. Một số nước ở ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, ôliu, cây ăn quả cận nhiệt đới, các nước phía nam trồng lạc, ngô, bông.

· Các nước khu vực Trung Phi  nền kinh tế chậm phát triển chủ yếu trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác khoáng sản, lâm sản và trồng cây công nghiệp để xuất khẩu.

5. Hướng dẫn học bài và làm bài ở nhà.(1p)
 -Học bài và trả lời các câu hỏi phần cuối bài.

 -Làm bài tập trong tập bản đồ.

 - Đọc trước bài 33: Các khu vực châu phi (tiếp theo).

V.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 

 Ngày giảng: 
       Tiết :38    Bµi 33                  CÁC KHU VỰC CHÂU PHI (Tiếp theo) 

 I. Mục tiêu bài học:

   - Sau bài học, học sinh cần.

  1.Kiến thức:

   - Nắm vững được đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của khu vực Nam Phi.

   - Năm vững những nét khác nhau giữa các khu vực Bắc Phi, Trung Phi, Nam Phi.

  2. Kĩ năng:

   - Tiếp tục rèn luyện kĩ năng đọc, phân tích lược đồ, bản đồ, rút ra mối quan hệ giữa tự nhiên, kinh tế, xã hội. 
3.Thái độ: giáo dục lòng yêu thích bộ môn.
 II.  Phương tiện dạy học :

   GV: - Bản đồ các khu vực Châu Phi.

          - Bản đồ tự nhiên Châu Phi.

          - Một số hình ảnh về văn hoá và tôn giáo của một số nước Châu Phi.
   HS: Sưu tầm tranh ảnh của một số nước thuộc Châu Phi.

III.Phương pháp giảng dạy
   Phương pháp trực quan ,vấn đáp
IV. Tiến trình bài giảng
 1.ổn định tổ chức (1p)
 2.kiểm tra bài cũ(5p)
  ? Em hãy nêu sự khác biệt về tự nhiên giữa khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi
  ? Nêu sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi và khu vực Trung phi
 3. Bài mới
	H     Hoạt động của GV
	   Hoạt động của HS
	      Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát bản đồ tự nhiên Châu Phi.

? Quan sát trên bản đồ tự nhiên em có nhận xét gì về địa hình khu vực Nam Phi?

? Với vị trí và địa hình như vậy  khí hậu của khu vực Nam Phi nằm trong môi truêng khí hậu gì?

.

?Tại sao phần lớn Bắc Phi và Nam Phiđều nằm trong môi trưòng nhiệt đới nhưng khí hậu của Nam Phi lại ẩm ,dịu hơn khí hậu Bắc Phi
? Quan sát trên H32.1 nêu tên và chỉ các quốc gia nằm trong khu vực Nam Phi trên bản đồ?

? Qua sự chuẩn bị bài ở nhà hãy so sánh dân cư của khu vực Nam Phi với khu vực Bắc Phi, Trung Phi?

- GV: Trước đây Cộng Hoà Nan Phi là quốc gia có chế độ phân biệt chủng tộc nặng nề nhất trên thế giới ……

? Quan sát trên bản đồ nêu sự phân bố các loại khoáng sản ở Nam Phi?

? Qua sự chuẩn bị bài em hãy cho biết tình hình phát triển kinh tế của các nước Nam Phi?

? Kể tên một số sản phẩm 
công nghiệp và nông nghiệp nổi tiếng của Cộng Hoà Nam Phi?

	Hs quan sát bản đồ và trả lời câu hỏi.
HS: Phần lớn khu vực Nam Phi nằm trong môi trường nhiệt 

đới.

-Nam Phi có diện tích nhỏ hơn 

Có 3 mặt giáp đại dương . Phía đông của Nam phi chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng và gió đông nam thổi từ đại dương vào ,nên thời tiết quanh năm nóng ẩm 

mưa tương đối nhiều.

- HS: Thực hiện trên bản đồ.

- HS: Kim cương, Ura ni um, Crôm ……


	3. Khu vực Nam Phi.(34p)
a. Khái quát tự nhiên.

- Khu vực Nam Phi có độ cao trung bình trên 1000m, phần trung tâm là bồn địa Ca-la-ha-ri, phần đông nam được nâng nên rất cao tạo thành dãy Đre-ken-bec.

- Phần lớn khu vực Nam Phi Nằm trong môi trường nhiệt đới có sự phân hoá từ tây sang đông, dải đất hẹp ở cực nam có khí hậu Địa Trung Hải.

b. Khái quát kinh tế - xã hội.

- Dân cư Nam Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít  Môn-gô-lô-ít và thế hệ người lai, phần lớn theo đạo thiên chúa.

- Các nước khu vực
 Nam Phi Có trình độ 
phát triển kinh tế rất
trênh lệch, Cộng Hoà
 Nam Phi có nền
 kinh tế phát triển
 nhất trong khu vực


4. Kiểm tra đánh giá(4p)
   - GV: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 3 SGK.

            113.247.000.000 :  43.600.000 = 2.597 USD/ng/Năm

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà(1p)
   - Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

   - Làm bài tập 1 SGK.

   - Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

   - Chuẩn bị trước bài thực hành vào vở bài tập.

V.Rút kinh nghiệm







Duy
Ngày soạn: 
 Ngày giảng: 
            Tiết 39          Bµi 34              THỰC HÀNH
SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA BA KHU VỰC CHÂU PHI

 I. Mục tiêu bài học:

     1. Kiến thức:

   - Nắm vững sự khác biệt trong thu nhập bình quân đầu người  giữa các quốc gia ở Châu Phi.

   - Nắm vững sự khác biệt trong nền kinh tế của ba khu vực Châu Phi.

  2. Kĩ năng: 

   - Rèn luyện kĩ năng lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế của ba khu vực Châu Phi.
  3.Thái độ: giáo dục lòng yêu thích bộ môn.
 II. Phương tiện dạy học 
  GV:Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước Châu Phi. 
  HS: xem lại nội dung bài 33
 III.Phương pháp giảng dạy

      Phương pháp thực hành, vấn đáp.
 IV. Tiến trình tổ chức bài mới:
  1.ổn định tổ chức (1p)
  2. Kiểm tra bài cũ(5p)
   - Kết hợp trong quá trình giảng bài mới.

  3. Bài mới:

   - Chúng ta đã tìm hiểu nền kinh tế của ba khu vực của Châu Phi, trong nội dung bài hôm nay chúng ta cùng nhau xác định thhu nhập bình quan đầu người ở các quốc gia và lập bảng so sánh về đặc điểm kinh tế ở ba khu vực Châu Phi.

                                  Hoạt động 1: Bài tập 1 (17p)
-Mục tiêu: Qua quan sát lược đồ H34.3 để phân biệt các nước có thu nhập bình quân đầu người khác nhau. Từ đó rút ra nhận xét về sự phân hoá về thu nhập giữa các nước trong khu vực Châu Phi.
	 Hoạt động của GV
	  Hoạt động của HS
	  Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát H34.1 SGK.

? Nêu tên các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực nào của Châu Phi? 

? Tên các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm. Các quốc gia đó nằm chủ yếu ở khu vực nào?

? Nhận xét sự phân hoá thu nhập bình quân đầu người giữa các khu vực?

? Lấy ví dụ chứng minh?

.
	- HS: Đọc nội dung bài tập 1.

· HS: Ở khu vực Nam 
Phi có Bôt xa noa, 

Nam mi bia, 

Cộng Hoà Nam Phi có thu nhập cao, còn lại có thu

 nhập thấp

	1. Bài tập 1.

- Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/ năm: Ma Rốc, Tuy-ni-di, Li Bi, Ai Cập,, Ga Bông, Nam Mi Bia, Bốt Xa Noa, Cộng Hoà Trung Phi.

- Các Quốc gi này chủ yếu nằm ở khu vực Bắc Phi và khu vực Nam Phi.

- Thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm: Xi-rê-a-lê-ông, Buốc-ki-na-pha-xô, Ni Giê, Sát, Ê-ti-ô-pia, Xô ma li, Ma la uy.

- Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực Trung Phi.

- Thu nhập bình quân đầu người không đồng đều giữa ba khu vực, cao nhất là Nam Phi, Bắc Phi, Trung Phi.

- Trong từng khu vực thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia cũng không đồng đều.


                                     Hoạt động 2: Bài tập 2 (17p)
· Mục tiêu:Phân biệt được đặc điểm kinh tế giữa ba khu vực: Bắc Phi, 

Trung Phi,Nam Phi.
· Tiến hành:

                           Lập bảng so sánh nền kinh tế ba khu vực.
	Khu vực
	Đặc điểm chính của nền kinh tế

	Bắc Phi
	Nền kinh tế tương đối phát triển, chủ yếu dựa vào khai thác chế biến dầu mỏ, phát triển du lịch, nông nghiệp chủ yếu dựa vào trồng trọt.

	Trung Phi
	Nền kinh tế chậm phát triển, chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác lâm sản, khoáng sản, trồng cây công nghiệp để xuất khẩu.

	Nam Phi
	Các nước Nam Phi có trình độ kinh tế trênh lệch, phát triển nhất là Cộng Hoà Nam Phi, Kém phát triển nhất là Mô Dăm Bích và Ma La Uy.


4. Kiểm tra đánh giá(4p)
   - GV: Nhận xét giờ thực hành, kịp thời khen, động viên những học sinh tích cực hoạt động, nhắc nhở những học sinh chưa cố gắng.

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà (1p)
   - Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

   - Chuẩn bị trước bài 35 “ Khái quát Châu Mĩ ”.

V.Rút kinh nghiệm

Ngày soạn: 

Ngày giảng: 

                  Chương VII.               CHÂU MĨ
    Tiết 40     Bµi 35             KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
 I. Mục tiêu bài học:

  1. Kiến thức:

   - Nắm vững vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ, kích thước để hiểu rõ Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn.

   - Hiểu rõ Châu Mĩ là lãnh thổ của dân nhập cư từ các châu lục khác đến, quá trình nhập cư này gắn liền với việc tiêu diệt thổ dân.

  2. Kĩ năng:

   - Dựa vào bản đồ, lược đồ xác định được qui mô lãnh thổ, vị trí địa lí của Châu Mĩ.

   - Dựa vào bản đồ, lược đồ xác định được các luồng di dân vào Châu Mĩ.
3.Thái độ: giáo dục lòng yêu thích môn học
 II. Phương tiện dạy học 
  GV: - Bản đồ tự nhiên Châu Mĩ.

         -Bản đồ nhập cư vào Châu Mĩ.
HS: Tìm hiểu tư liệu về châu mĩ.

III.Phương pháp giảng dạy

   Phương pháp trực ,vấn đáp

 IV. Tiến trình tổ chức bài mới: 
  1.ổn định tổ chức(1p)
  2. Kiểm tra bài cũ(5p)
   - Kiểm tra bài thực hành của học sinh.

  3. Bài mới:

   - Châu Mĩ được người Châu Âu phát hiện vào cuối thế kỉ XV, nên được gọi là tân thế giới. Những luồng di dân trong quá trình lịch sử đã góp phần hình thành một cộng đồng dân cư năng động và đa dạng ở Châu lục này.

                           Hoạt động 1: Một lãnh thổ rộng lớn (1p)
-Mục tiêu:  Nắm được vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ, kích thước để hiểu rõ Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn.

-Tiến hành:

	   Hoạt động của GV
	    Hoạt động của HS
	          Nội dung

	- GV: Sử dụng bản đồ tự nhiên Châu Mĩ hướng dẫn hs quan sát.

? Xác định vị trí giới hạn của Châu Mĩ trên bản đồ?

? Em có nhận xét gì về diện tích, và vị trí của Châu Mĩ?

? So sánh diện tích của Châu Mĩ với Châu Phi?

? Tại sao nói Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu tây?

? Quan sát trên bản đồ hãy cho biết Châu Mĩ tiếp giáp với những đại dương nào ở hướng nào?

? Xác định vị trí của chí tuyến bắc, chí tuyến nam, xích đạo, vòng cực bắc, nam đi qua khu vực nào của châu lục? xác định eo đất Trung Mĩ đi qua khu vực nào của Châu lục?( Chỉ trên bản đồ treo tường ).

? Em có nhận xét gì về giới hạn của Châu Mĩ so với các Châu lục khác?

? Hãy xác định eo đất Pa-na-ma, kênh đào Pa-na-ma trên bản đồ? Cho biết ý nghĩa của kênh đào Pa-na-ma?

- GV: Cuối thế kỉ XV người Châu Âu mới tìm ra Châu Mĩ nên Châu Mĩ được gọi là tân thế giới…..


	- HS: Thực hiện trên bản đồ treo tường.

- HS: Châu Mĩ có diện tích lớn và nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.

- HS: Châu mĩ có diện tích lớn hơn Châu Phi 

- HS: Nửa cầu tây được tính từ 20oT đến 16oĐ

- HS: Tiếp giáp với Đại Tây Dương ở hướng đông, Thái Bình Dương ở hướng tây.

- HS: Thực hiện trên bản đồ treo tường.

- HS: Giúp giao thông vận tải đường biển từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương thuận tiện.


	1. Một lãnh thổ rộng lớn.

- Châu Mĩ rộng 42 triệu km2 nằm hoàn toàn ở nửa cầu tây.

- Châu Mĩ trải dài trên nhiều vĩ độ từ vùng cực Bắc đến vùng cậnn cực Nam ( 71o50’B đến 55o54’N )




     Hoạt động 2: Vùng đất của dân nhập cư.Thành phần chủng tộc đa dạng.
-Mục tiêu: Hiểu rõ Châu Mĩ là lãnh thổ của dân nhập cư từ các châu lục khác đến, quá trình nhập cư này gắn liền với việc tiêu diệt thổ dân.

-Tiến hành:
	 Hoạt động của GV
	 Hoạt động của HS
	          Nội dung

	- GV: Treo bản đồ các luồng dân nhập cư vào Châu Mĩ và hướng dẫn học sinh quan sát.

? Chủ nhân của Châu Mĩ thuộc chủng tộc nào có xuất sứ từ đâu?

? Xác định luồng nhập cư của Chủng tộc Môn Gô Lô Ít cổ trên bản đồ?

? Em có nhận xét gì về địa bàn cư trú và hoạt động kinh tế của họ?

- GV: Sang thế kỉ XVI Người Châu Âu di cư ồ ạt sang Châu Mĩ.

? Xác định và đọc tên các luồng nhập cư từ Châu Âu vào Châu Mĩ?

.? Sau khi nhập cư thực đân da trắng thực hiện chính sách như thế nào đối với người bản địa?

.

? Trong quá trrình nhập cư như vậy dân cư Châu Mĩ có những đặc điểm gì?

? Giải thích tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư Bắc Mĩ với dân cư Trung và Nam Mĩ?

.  
	- HS: Thực hiện trên bản đồ 

- HS: 

+ Người Anh Điêng: Phân bố dải rác trên khắp châu lục, sống bằng săn bắt và trồng trọt.

+ Người ExKi Mô cư trú ở ven Bắc Băng Dương sống bằng nghề đánh cá và săn thú.

- HS: Thực hiện trên
 bản đồ treo tường
- HS: Tàn sát, cướp đất
 để lập đồn điền trồng
 cây công nghiệp
- HS: Di cư sang Bắc
 Mĩ là người Anh, Pháp,
 Đức nói tiếng Anh. Di cư
 sang Trung và Nam Mĩ 
người Tây Ban Nha và 
Bồ Đào Nha nói tiếng La 
Tinh
	2. Vùng đất nhập cư thành phần chủng tộc đa dạng.

- Chủ nhân của Châu Mĩ là người Anh Điêng, Ex-ki-mô thuộc chủng tộc mô gô lo ít di cư từ Châu Á đến trong thời kì xa xưa.

- Do lịch sử nhập cư lâu dài Châu Mĩ có thành phần chủng tộc đa dạng …… trong qua trình chung sống các chủng tộc đã hoà huyết tạo nên các thế hệ người lai.


4.Kiểm tra đánh giá(4p)
   - Các luồng nhập cư có vai trò như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư Châu Mĩ?

   - HS: Các luồng nhập cư có vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành nên sự đa dạng về thành phần chủng tộc ……

 5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà(1p)
   - Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

   - Làm bài tập 1 SGK.

   - Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

   - Chuẩn bị bài mới bài 36 “ Thiên nhiên Bắc Mĩ”

V.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 

 Ngày giảng:

                 Tiết 41.    Bµi 36                  THIÊN NHIÊN BẮC MĨ

 I. Mục tiêu bài học:

     1. Kiến thức:

   - Nắm vững đặc điểm địa hình của Bắc Mĩ.

   - Nắm vững sự phân hoá địa hình theo hướng kinh tuyến, từ đó kéo theo sự phân hoá khí hậu ở Bắc Mĩ.

  2. Kĩ năng:

   - Rèn kĩ năng đọc phân tích lát cắt địa hình, lược đồ địa hình và lược đồ khí hậu Bắc Mĩ.
  3.Thái độ: giáo dục lòng yêu thiên nhiên.
 II. Phương tiện dạy học 
 GV:  - Bản đồ địa hình Bắc Mĩ.

          - Bản đồ khí hậu Bắc Mĩ.

  HS: - Một số hình ảnh về thiên nhiên Bắc Mĩ và hiện tượng khí hậu Bắc Mĩ.
III.Phương pháp giảng dạy
    Phương pháp trực quan, vấn đáp.
IV. Tiến trình thực hiện bài học:
   1.ổn định tổ chức(1p)
   2. Kiểm tra bài cũ(5p)
   ? Xác định và trình bày vị trí giới hạn của Châu Mĩ trên bản đồ?

   - Châu Mĩ rộng 42 tr Km2, nằm hoàn toàn ở nửa cầu tây.

   - Châu Mĩ trải dài trên nhiều vĩ độ, từ vùng cực bắc đến vùng cận cực nam ( Từ 71o50’ B – 55o54’ N ). Phía đông giáp Đại Tây Dương, phía tây giáp Thái Bình Dương.

  3. Bài mới:

   - Trong nội dung bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thiên nhiên Bắc Mĩ, tuy có đị hình khá đơn giản nhưng khí hậu lại phân hoá rất đa dạng, vậy để tìm hiểu về đặc điểm địa hình và khí hậu chúng ta cần đọc và phân tích các lược đồ để hiểu sâu về nội dung kiến thức.
                                         Hoạt động 1: Các khu vực địa hình (20p)
Mục tiêu: Nắm vững đặc điểm địa hình của Bắc Mĩ.

Tiến hành:
	Hoạt động của GV
	    Hoạt động của HS
	          Nội dung

	- GV: Hướng dẫn hs quan sát bản đồ tự nhiên. 

? Hãy xác định vị trí giới hạn của Bắc Mĩ, xác định hệ thống Coóc đi e, Đồng bằng trung tâm, Dãy Át Lát?

.

- GV: Hướng dẫn học sinh xác định vị trí của hệ thống Coóc đi e. 

? Dựa vào bản đồ xác định độ cao trung bình, sự phân bố các dãy núi, các cao nguyên của hệ thống Coóc đi e?

? Dựa vào bản đồ hãy cho biết ở miền núi Coóc đi e có những loại khoáng sản nào, chỉ và đọc tên các loại khoáng sản đó trên bản đồ?

? Dựa vào mầu sắc biểu thị độ cao trên bản đồ và H36.1 xác định độ cao của vùng đồng bằng trung tâm?

.

? Với đặc điểm địa hình như vậy có ảnh hưởng như thế nào đến sự di chuyển của các khối khí?

? Chỉ trên bản đồ hệ thống hồ lớn và hệ thống Mít-xi-xi-pi, Mít-su-ri?

? Xác định vị trí của miền núi già và sơn nguyên ở phía đông trên bản đồ?

? Dựa vào mầu sắc biểu thị độ cao trên bản đồ xác định độ cao của miền núi già và sơn nguyên?

- GV: Hướng dẫn hs quan sát bản đồ khí hậu Bắc Mĩ kết hợp với H36.3 SGK.


	HS thực hiện trên bản đồ.
- HS: Thực hiện trên bản đồ treo tường.


	1. Các khu vực địa hình.

a. Hệ thống Coóc đi e ở phía tây.

- Hệ thống Coóc đi e cao và đồ sộ nằm ở phía tây của lục địa, kéo dài 9000 km, cao trung bình 3000 – 4000 m, gồm nhiều dãy chạy song song so le xen kẽ là các cao nguyên sơn nguyên.

- Miền núi Coóc đi e có nhiều khoáng sản như Đồng, Vàng, quặng đa kim, ura ni….

b. Miền đồng bằng ở giữa.

- Miền đồng bằng trung tâm tựa như một lòng máng khổng lồ cao ở hướng tây bắc và thấp dần về hướng đông nam và hướng nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt khí nóng ở phía nam và những đợt khí lạnh ở phía bắc dễ xâm nhập sâu vào trong nội địa.

- Trong miền đồng bằng có nhiều hồ rộng và sông dài

c. Miền núi già và sơn nguyên ở phía đông.

- Phía đông là miền núi già và sơn nguyên chạy theo hướng tây bắc đông nam. Dãy Apa Lát phía bắc cao 400 m đến 500 m, phía nam cao 1000 m đến 1500 m chứa nhiều than, sắt.




                            Hoạt động 2: Sự phân hoá khí hậu (14p)
 Mục tiêu: Nắm vững sự phân hoá địa hình theo hướng kinh tuyến, từ đó kéo theo sự phân hoá khí hậu ở Bắc Mĩ.

Tiến hành:

	Hoạt động của Gv
	 Hoạt động của HS
	       Nội dung

	? Ở Bắc Mĩ có những kiểu khí hậu nào, kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất?

? Dựa vào bản đồ nhận xét sự thay đổi của các kiểu khí hậu từ bắc xuống nam?

? Sự thay đổi khí hậu từ tây sang đông?

? Rút ra nhận xét chung về sự phân hoá khí hậu của khu vực Bắc Mĩ?

? Các cao nguyên bồn địa và sườn đông Coóc đi e mưa rất ít vì sao?

.
	- HS: Khu vực Bắc Mĩ bao gồm khí hậu hàn đới, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, khí hậu núi cao, khí hậu hoang mạc. Trong đó kiểu khí hậu ôn đới chiếm diện tích lớn nhất 

- HS: Hàn đới → ôn đới → nhiệt đới….

- HS: Cận nhiệt → hoang mạc → ôn đới.

- HS: Hệ thống Coóc đi e ngăn cản các khối khí từ Thái Bình dương vào.
	2. Sự phân hoá khí hậu.

- Khí hậu bắc mĩ rất đa dạng.

- Khí hậu Bắc Mĩ phân hoá theo chiều bắc nam và phân hoá theo chiều đông tây.


4. Kiểm tra đánh giám (4p)
   ? Trình bày sự phân hoá của khí hậu bắc mĩ giải thích tại sao có sự phân hoá như vậy?

   - Phân hoá theo chiều từ bắc xuống nam, theo qui luật địa đới.

   - Phân hoá từ tây sang đông, theo qui luật phi địa đới hay qui luật đai cao.

 5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà (1p)
   - Học và trả lời bài theo câu hỏi trong SGK.

   - Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

   - Chuẩn bị trước bài 37 “Dân cư Bắc Mĩ”

V.Rút kinh nghiệm

 Ngày soạn: 
Ngày giảng: 

                Tiết 42.   Bµi 37             DÂN CƯ BẮC MĨ
 I. Mục tiêu bài học:

  1. Kiến thức:

   - Nắm vững sự phân bố dân cư Bắc Mĩ có sự khác nhau giữa phía đông và phía đông và phía tây kinh tyuến 100oT

   - Hiểu rõ các luồng di cư từ vùng Hồ Lớn xuống Vành Đai Mặt Trời, từ Mê hy cô sang lãnh thổ Hoa Kì.

   - Hiểu rõ tầm quan trọng của quá trình đô thị hoá.

  2. Kĩ năng:

   - Dựa vào bản đồ, lược đồ học sinh xác định được:

    + Sự phân bố dân cư khác nhau ở phía tây và phía đông của kinh tuyến 100oT. Sự di dân từ vùng Hồ Lớn xuống Vành Đai Mặt Trời, từ Mê hy cô sang lãnh thổ Hoa Kì.

   + Xác định trên bản đồ mạng lưới đô thị và siêu đô thị của Bắc Mĩ.
 3.Thái độ: giáo dục lòng ham học hỏi
 II. Phương tiện dạy học 
  GV: - Bản đồ phân bố dân cư và đô thị ở Bắc Mĩ.

           Một số hình ảnh về đô thị ở Bác Mĩ.
HS: tìm hiểu về dân cư Bắc Mĩ.

 III.Phương pháp giảng dạy

   Phương pháp trực quan, vấn đáp.


 IV. Tiến trình tổ chức bài mới:
   1.ổn định tổ chức

   2. Kiểm tra bài cũ:

   ? Trình bày đặc điểm địa hình của khu vực Bắc Mĩ?

   - Hệ thống Coóc đi e cao và đồ sộ nằm ở phía tây của lục địa, kéo dài 9000 km, cao trung bình 3000 – 4000 m, gồm nhiều dãy chạy song song so le xen kẽ là các cao nguyên sơn nguyên.

   - Miền núi Coóc đi e có nhiều khoáng sản như Đồng, Vàng, quặng đa kim, ura ni….

   - Miền đồng bằng trung tâm tựa như một lòng máng khổng lồ cao ở hướng tây bắc và thấp dần về hướng đông nam và hướng nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt khí nóng ở phía nam và những đợt khí lạnh ở phía bắc dễ xâm nhập sâu vào trong nội địa.

   - Trong miền đồng bằng có nhiều hồ rộng và sông dài

   - Phía đông là miền núi già và sơn nguyên chạy theo hướng tây bắc đông nam. Dãy Apa Lát phía bắc cao 400 m đến 500 m, phía nam cao 1000 m đến 1500 m chứa nhiều than, sắt.

  3. Bài mới:

                        Hoạt động 1:sự phân bố dân cư
 Mục tiêu: - Nắm vững sự phân bố dân cư Bắc Mĩ có sự khác nhau giữa phía đông và phía đông và phía tây kinh tyuến 100oT.

Tiến hành:
	 Hoạt động của GV
	 Hoạt động của HS
	        Nội dung

	GVyêu cầu hs trả lời

? Qua sự chuẩn bị bài cho biết số dân và mật độ dân số trung bình của Bắc Mĩ?

- GV: Hướng dẫn hs quan sát trên bản đồ treo tường kết hợp quan sát trên H37.1 SGK.

? Em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư của khu vực bắc mĩ?

? Dựa vào lược đồ và các đặc điểm tự nhiên đã học trình bày sự phân bố dân cư vàn nguyên nhân dẫn đến sự phân bố dân cư đó?

- GV: Xác định trên bản đồ treo tường . Hiện nay một bộ phận dân cư Hoa Kì đang di chuyển từ vùng công nghiệp phía nam Hồ Lớn và đông bắc ven đại tây dương tới các vùng công nghiệp mới năng động hơn owr phía nam và duyên hỉa ven Đại Tây Dương.


	- HS: Thảo luận và trình bày trên bản đồ treo tường.

+ Phía bắc trên bán đảo A-lát-xca và bắc Ca-na-đa dân cư rất thưa thớt nhiều nơi không có người sinh sống do khí hậu quá lạnh lẽo.

+ Phía tây: (Giới hạn từ kinh độ 100o T) Dân cư thưa vắng mật độ trung bình 1 – 10 ng/km2 do địa hình hiển trở.

     Dải đồng bằng hẹp ven biển phía tây ven Thái Bình Dương có mật độ dân số cao từ 11 – 50 ng/km2.

+ Phía đông và đông nam có mật độ dân số cao hơn từ 51 – 100 ng/km2 phía nam vùng Hồ lớn và Duyên Hải Đông Bắc Hoa Kì mật độ dân cư rất cao trên 100ng/km2 do công nghiệp ở đây phát triển rất sớm


	1. Sự phân bố dân cư.

- Số dân: 415,1 triệu (2001). Mật độ dân số trung bình 20 ng/km2

- Dân cư bắc mĩ phân bố rất không đồng đều giữa phía bắc và phía nam, giữa phía tây và phía đông.




                    Hoạt động 2: Đặc điểm đô thị

Mục tiêu: Hiểu rõ tầm quan trọng của quá trình đô thị hoá.

Tiến hành:

	   Hoạt động của GV
	    Hoạt động của HS
	      Nội dung

	? Em có nhận xét gì về mạng lưới đô thị và sự phân bố các đô thị ở Bắc Mĩ. Chỉ trên bản đồ?

? Cho biết tỉ lệ dân đô thị ở Bắc Mĩ? 

- GV: Hướng dẫn hs quan sát H37.2 SGK

? Xác định vị trí thành phố Si-ca-gô trên bản đồ treo tường. Miêu tả quang cảnh trong thành phố?

.

? Hãy xác định các thành phố mới được xây dựng ven Thái Bình Dương?

- GV: Các trung tâm công nghiệp ở phía nam Hồ Lớn dẫ thay đổi cơ cấu, giảm tỉ trọng của những ngành công nghiệp truyền thống, tập trung vào những ngành công nghiệp mới hiện đại và dịch vụ để giảm bớt sức ép với môi trường …
	- HS: Xác định trên bản đồ. Mạng lưới đô thị phát triển nhanh phân bố ở duyên hải ven Thái Bình Dương kéo dài đến Mê-hi-cô-xi-ti. Tập trrung ở ven vùng Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương, càng vào sâu trong nội địa các đô thị càng nhỏ và thưa dần.

- HS: Xác định trên bản đồ. Quang cảnh thành phố có nhiều nhà cao ốc, dân cư đông đúc, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.

- HS: Xác định trên bản đồ( Đây là những vùng đô thị mới)


	2. Đặc điểm đô thị.

- Hơn ¾ dân số Bắc Mĩ sống trong các đô thị. Phần lớn các đô thị phân bố ven Hồ Lớn và Duyên Hải ven Đại Tây Dương.

- Sự xuất hiệnn của nhiều thành phố mới ở miền nam và Duyên Hải ven Thái Bình Dương đã dẫn đến sự phân bố lại dân cư của Hoa Kì.


4.Kiểm tra đánh giá
   ? Dựa vào H37.1 SGK và kiến thức đã học lập bảng theo mẫu sau?

	Mật độ dân số
	Vùng phân bố chủ yếu

	- Dưới 1 ng/km2
- Từ 1 – 10 ng/Km2
- Từ 11 – 50 ng/km2
- Từ 51 – 100 ng/km2
- Trên 100 ng/km2
	- Bán đảo A-lax-ca và bắc Ca-na-đa.

- Hệ thống Coóc-đie

- Duyên hải ven Thái Bình Dương.

- Phía đông đường kinh tuyến 100oT

- Phía nam Hồ Lớn, Duyên Hải Đông Bác Hoa Kì.


 5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà:

   - Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK

   - Làm bài tập 2 SGK và làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

   - Chuẩn bị trước bài 38 “kinh tế Bắc Mĩ”

V.Rút kinh nghiệm

Ngày soạn: 

Ngày giảng: 
          Tiết 43.      Bµi 38        KINH TẾ BẮC MĨ

 I. Mục tiêu bài học:

  1. Kiến thức:

   - Hiểu rõ nền nông nghiệp Bác Mĩ mang lại hiệu quả cao mặc dù bị nhiều thiên tai và phụ thuộc vào thương mại, tµi chính.

  2. Kĩ năng:

   - Thông qua phân tích bản đồ, lược đồ xác định được các vùng nông nghiệp của Bắc Mĩ.

   - Phân tích ảnh địa lí để thấy được các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp hiện đại và áp dụng rộng rãi trình độ khoa học kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp.
 3.Thái độ: giáo dục lòng ham học hỏi.
 II.Phương tiện dạy học 
   - Bản đồ nông nghiệp Bắc Mĩ.

   - Một số hình ảnh về sản xuất nông nghiệp của Bắc Mĩ.
 III.Phương pháp giảng dạy

     Phương pháp trực quan, vấn đáp.
 IV. Tiến trình tổ chức bài mới:
   1.ổn định tổ chức(1p)
   2. Kiểm tra bài cũ(5p)
   ?Trình bày sự thay đổi trong phân bố dân cư Bắc Mĩ.
    3. Bài mới
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	        Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh phân tích bảng thống kê nông nghiệp của các nước Bắc Mĩ năm  2001.

? Dựa vào bảng số liệu SGK trình độ phát triển nông nghiệp giữa các nước trong khu vực
- GV: Hướng dẫn học sinh  tính mức lương thực bình quân đầu người (lấy tổng sản lượng lương thực chia cho tổng số dân)

? Qua số liệu trên em hãy cho biết những nước nào có thể xuất khẩu được lương thực?
-GV: nền nông nghiệp của Hoa Kì và Ca-na-da phát triển đến trình độ cao.
- GV: Hướng dẫn hs quan sát H38.1vµ nghiên cứu thông tin SGK

?Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp của Bắc Mĩ  phát triển đến trình độ cao
? Nông nghiệp Bắcd Mĩ có những điều kiện tự nhiên thuận lợi gì

? Nhận xét việc áp dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp ở Hoa Kì và Ca-na-đa?
GV: tiếp thị nông sản qua internet,vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm qua các  hoạt  
động tín dụng và thanh toán với ngân hàng địa phương.Máy vi tính nối mạng là công cụ để các ông chủ trao đổi thông tin với các trung tâm nghiên cứu phát trinể nông nghiệp, tính toán các phương án gieo trồng và nắm giá cả thị trường ....
?Hãy cho biết các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ

- GV: Tuy nhiên sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ cũng gặp phải một số khó khăn

? Đó là những khó khăn nào?

GV: Chịu sự cạnh tranh với thị trường thế giưói chủ yếu là liên minh Châu Âu,ô-xtrây-li-a.
Để lượng cao,chính phủ Hoa Kì và Ca-na-da trợ cấp tiền cho nông nghiệp để tiếp tục sản xuất một khối lượng dư thừad nông sản hành hoá tạo điều kiện lũng đoạn giá cả thị trường nông sản hành hoá xuất khẩu thế giới.
Việt Nam bị Hoa Kì đánh thuế chống phá giá làm sụt giảm lượng xuất khẩu cá Ba Sa năm 2003 sang thị trường Mĩ.

- GV: Hướng dẫn hs quan bản đồ nông nghiệp Bắc Mĩ và H38.2 SGK

? Kể tên một số loại sản phẩm nông nghiệp chính của Bắc Mĩ?

- HS: Lạc, lúa mì, dừa, nho, cam, đậu tương, chuối, bò, lợn….

?Dựa vào H38.2 hẫy trình bày sự phân bố một số nông sản trên Bắc Mĩ?Tại sao lại có sự phân hoá như vậy ?
Phía Bắc Ca-na-da khí hậu lạnh giá, nhưng đã ứng dụng khoa học kkĩ thuật trong trồng trọt trong nhà kính

	HS: Hoa Kì và Ca-na-đa có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp thấp nhưng sản xuất ra khối lượng nông sản rất lớn. Mê-hi-cô có trình độ phát triển nông nghiệp kém hơn.

- HS: Thực hiện..

+ Hoa Kì: 1,14 tấn/ng/năm

+ Ca-na-đa:  1,42 tấn/ng/năm.

+ Mê-hi-cô: 0,3 tấn/ng/năm.

- HS: Hoa Kì và Ca-na-đa.

-HS: Do điều kiện tự nhiên thuận lợi,trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến, có các hình thức tổ chức sản xuất hiện đại.
-HS: diện tích đất nông nghiệp lớn,hệ thống sông và hồ lớn cung cấp nước và phù sa màu mỡ,nhiều kiểu khí hậu,nhiều giống cây trồng và vật nuôi.
- HS: Áp dụng công nghệ sinh học, sử dụng nhiều máy móc và phân bón, Mª-hi-cô có trình độ phát triển thấp hơn.
-HS: nông trại,đồn điền, trang trại.
- HS: Một số loại nông sản có giá thành cao, phân hoá học thuốc từ sâu gây ô nhiễm môi trường.
HS: trình bày trên lược đồ.


	 1. Nền nông nghiệp tiên tiến.(34p)
a.Đặc điểm của nền nông nghiệp.
Nền nông nghiệp Bắc Mĩ sản xuất theo qui mô lớn (Hàng hoá) phát triển đến trình độ cao.
b.Những điều kiện cho nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển
- Các điều kiện tự nhiên thuận lợi.

-Trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến.

- các hình thức tổ chức sản xuất hiện đại.

c.H¹n chÕ
-Nông sản có giá thành cao bị cạnh tranh mạnh

- gây ô nhiễm môi trường do sử dụng nhiều phân hoá học thuốc trừ sâu.

d.Sự phân bố sản xuất nông nghiệp 

-Phân bố sản xuất nông nghiệp theo hướng từ bắc xuống nam.
+ Từ phía nam Ca-na-da và Bắc Hoa Kì trồng lúa mì.

+ xuống phía nam trồng ngô, lúa mì, chăn nuôi bò sữa.

+ Ven vịnh Mê-hi-cô cây công nghiệp nhiệt đới, cây ăn quả.

-Phân bố sản xuất theo hướng tây sang đông.

+ Phía tây phát triển chăn nuôi.

+ Phái đông hình thành các vành đai chuyên canh cây công nghiệp và vành đai chăn nuôi.




4.Kiểm tra đánh giá(4p) 

   ? Dựa vào bản đồ trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ?

   - Học sinh thực hiện trên bản đồ treo tường.

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bai ỏ nhà(1p)
   - Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

   - Làm bài tập 1 SGK, làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

   - Chuẩn bị trước bài mới, bài 39 “Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)”

V.Rút kinh nghiệm

Ngày soạn: 
Ngày giảng: 
          Tiết 44.      bµi 39        KINH TẾ BẮC MĨ (Tiếp theo)

 I. Mục tiêu bài học:

  1. Kiến thức:

   - Biết công nghiệp Bắc Mĩ phát triển đến trình độ rất cao.

   - Hiểu rõ mối quan hệ giữa các nước thành viên trong (NAFTA) và vai trò của Hoa Kì trong (NAFTA).

  2. Kĩ năng:

   - Qua tranh ảnh đánh giá được nền công nghiệp của Bắc Mĩ.

   - Thông qua phân tích lược đồ nắm được lãnh thổ và các quốc gia trong (NAFTA). Sự phân bố các ngành công nghiệp trọng điểm ở Bắc Mĩ.
  3.Thái độ:giáo dục lòng yêu thích bộ môn.
 II.  Phương tiện dạy học 
   - Bản đồ công nghiệp Bắc Mĩ.

   - Một số hình ảnh về các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin của Bắc Mĩ.
III.Phương pháp giảng dạy
   Phương pháp trực quan, vấn đáp.
IV. Tiến trình tổ chức bài mới:
  1.ổn định tổ chức (1p)
  2.Kiểm tra bài cũ(5p)
 Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp của Hoa Kì và Ca- na-đa phát triển đến trình độ cao?

 3.Bài mới

	 Hoạt đông của GV
	 Hoạt động của HS
	              Nội dung

	- GV: Hướng dẫn hs quan sát lược đồ H39.1 SGK.

?Dựa vào lược đồ, nêu sự phân bố các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ
?Sản xuất công nghiệp của Hoa kì có sự biến đổi nào
? Kể tên các ngành công nghiệp được coi là truyền thống của Hoa Kì, chỉ trên bản đồ?

- HS: Luyện kim, chế tạo máy cơ khí hoá chất ….

?Kể tên các ngành công nghiệp coi là  ngành công nghệ cao, các ngành này phân bố như thế nào ở Hoa Kì?

?Qua quan sát và phân tích 

H39.2và H39.3 SGK em có nhận xét gì về trình độ phát triển nghành công nghiệp 

Hàng không và vũ trụ của Hoa Kì

GV;việc sản xuất tàu con thoi Cha-len-giơ giống như chiếc máy bay phản lực , có thể sử dụng nhiều lần, do đó caanf có trình độ khoa học kĩ thuật phát triển cao để có thể sử dụng các thành tựu mới nhất vào việc cải tiến và hoàn thiện các tàu vũ trụ từ dùng một lần sang dùng nhiều lần.
Sản máy bay Bô- ing đòi hỏi nguồn nhân lực có tay nghề cao và đông, sự phân công lao động hợp lí, sự chính xác cao độ, sự chuyên môn hoá và hợp tác hoá trong khi chế tạo các máy bay phải hợp lí, khoa học, chính xác kịp thời lắp ráp thành các máy bay theo đúng yêu cầu của khách hàng.
- GV: Ngoài các ngành công nghiệp các ngành dịch vụ cũng chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế

? Em hiểu thế nào là ngành dịch vụ, hãy lấy một số ví dụ cụ thể?

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát bảng số liệu thống kê SGK 

? So sánh tỉ lệ ngành dịch vụ so với các ngành khác?

.

- GV: Hướng dẫn hs đọc nội dung mục 4 SGK 

? Em hiểu thế nào là hiệp định mậu dịch tự do?
? NAFTA có vai trò như thế nào đối với nền kinh tế Bắc Mĩ?

? Trong NAFTA những nước nào có kim ngạch xuất khẩu, vốn đầu tư lớn nhất?


	- HS: 

+ Hoa Kì: Tập trung ở đông bắc, nam và đông nam.

+ Ca-na-đa: Tập trung ở phía bắc Hồ Lớn, Duyên Hải ven Đại Tây Dương.

+ Mê-hi-cô: Tập trung chủ yếu ở thành phố Mê-Hi-Cô XiTi

Và các thành phố ven vịnh Mê-hi-cô.

HS: Sản xuất máy móc tự động, điện tử, vi điện tử, hàng không vũ trụ ….

Các ngành công nghiệp này tập trung chủ yếu ở phía nam và Duyên Hải Thái Bình Dương,làm xuất hiện “ Vành đai Mặt Trời”

 HS: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm ….

- HS: Chiếm tỉ lệ lớn hơn rất nhiều so với công nghiệp và nông nghiệp

- HS: Xoá bỏ hàng rảo thuế quan giúp lưu thôpng hành hoá.

- HS: Kết hợp sức mạnh kinh tế của ba nước Bắc Mĩ tạo sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

- HS: Hoa Kì và Ca-na-đa.

	2. Công nghiệp chiếm vị hàng đầu trên thế giới.(14P)
a.Sự phân bố công nghiệp ở Bắc Mĩ

+ Hoa Kì: Tập trung ở đông bắc, nam và đông nam.

+ Ca-na-đa: Tập trung ở phía bắc Hồ Lớn, Duyên Hải ven Đại Tây Dương.

+ Mê-hi-cô: Tập trung chủ yếu ở thành phố Mê-Hi-Cô XiTi

Và các thành phố ven vịnh Mê-hi-cô.

b.Công nghiệp Bắc Mĩ phát triển đến trình độ cao
+ Hoa kì có nền công nghiệp đứng đầu trên thế giới.
+ Các ngành công nghiệp mũi nhọn: ngành hàng không , vũ trụ , điện tử, vi điện tử....
3. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế.(10p)
- Chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu GDP.
Ca-na-da và Mê-hi- cô:68%, Hoa Kì:72%
4. Hiệp dịnh mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA)
(10p)
- Tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

- Chuyển giao công nghệ, tận dụng nguồn nhân lực và nguồn nguyên liệu ở Mê-hi-cô tập trung phát triển các ngành công nghiệp kĩ thuật cao ở Hoa Kì và Ca- na- da.
-Mở rộng thị trường nội địa và thế giới


5. Kiểm tra đánh giá (4p)
?Nêu các ngành công nghiệp quan trọng của Bắc Mĩ. Những năm gần đây sản xuất công nghiệp của Hoa Kì biến đổi như thế nào

 ? Hiệp định mậu dịch tự do Bắc MĨ(NAFTA) có ý nghĩa gì đối với các nước Bắc Mĩ
5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà(1p)
    - Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

    - Học phần ghhi nhớ cuối bài

    - Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

    - Chuẩn bị bài thực hành bài 40 “ Thực hành”

V.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 

Ngày giảng: 

                         Tiết 45.   Bµi 40         THỰC HÀNH
TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐÔNG BẮC HOA KÌ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP “VÀNH ĐAI MẶT TRỜI”

 I. Mục tiêu bài học:

  - Sau bài học, học sinh cần.

  1. Kiến thức:

   - Hiểu rõ cuộc cách mạng công nghiệp, khoa học kĩ thuật đã làm thay đổi trong phân bố sản xuất công nghiệp ở Hoa Kì.

   - Hiểu rõ sự thay đổi trong cơ cấu sản xuất công nghiệp ở vùng công nghiệp đông bắc và ở “Vành đai Mặt Trời”

  2. Kĩ năng:

   - Thông qua phân tích lược đồ, bản đồ công nghiệp Bắc Mĩ, học sinh hiểu được cơ cấu và sự phát triển công nghiệp Đông Bắc và ở “Vành đai Mặt Trời”.
3.Thái độ: giáo dục lòng yêu thích bộ môn.
 II. Phương tiện dạy học 
   - Bản đồ công nghiệp Bắc Mĩ.

   - Lược đồ công nghiệp Hoa Kì.
 III.Phương pháp giảng dạy
     Phương pháp thực hành, thảo luận nhóm.
 IV. Tiến trình tổ chức bài mới
   1.ổn định tổ chức (1p)
   2. Kiểm tra bài cũ:kh«ng
   3. Bài mới:

   - Dựa vào những kiến thức đã học. Trong nội dung bài ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành đọc bản đồ và lược đồ tìm ra yếu tố làm thay đổi cơ cấu các ngành công nghiệp trên lãnh thổ Hoa Kì.
                 Hoạt động1: Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì. (19p)
Mục tiêu: thấy được sự phân bố của các ngành công nghiệp ở vùng Đông Bắc Hoa Kì. Giải thích nguyên nhân làm cho ngành công nghiệp bị sa sút.
Tiến hành:
	  Hoạt động của GV
	    Hoạt động của HS
	      Nội dung

	GV: Hướng dẫn hs quan sát trên bản đồ công nghiệp Bắc Mĩ treo tường.
Yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi
? Hãy xác định khu vực phân bố vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì?

? Nêu tên các đô thị lớn ở đông bắc Hoa Kì?

? Kể tên các ngành công nghiệp chính ở đây?

? Tại sao các ngành công nghiệp ở đây có thời kì bị sa sút?


	HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi
- HS: Xác định trên bản đồ treo tường ( nằm ở phía nam Hồ Lớn và duyên hải ven Đại Tây Dương)

Hồ lớn: Si-ca-gô. Đi-tơ-roi. Tô-rôn-tô. Ốt-ta-oa. Môn-trê-an......

- Duyên hải ven Đại Tây Dương: Oa-sinh-tơn. Phi-la-đen-phia. Niu-I-oc. Bô-xtơn.....


	-Các ngành công nghiệp chính: Cơ khí, luyện kim, hoá chất, khai thác chế biến gỗ, dệt.
- Khủng hoảng kinh tế liên tiếp sảy ra làm cho các ngành công nghiệp truyền thống bị sa sút và phải thay đổi công nghệ để tiếp tục sản xuất.C«ng nghệ bị lạc hËu,bÞ cạnh tranh gay gắt của liên minh Châu âu và các nước công nghiệp mới có  công nghệ cao.


                  Hoạt động 2: Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới.(20p)
Mục tiêu: Nắm được sự thay đổi trong cơ cấu sản xuất công nghiệp ở vùng “Vành đai Mặt Trời”.
Tiến hành:

	 Hoạt động của GV
	   Hoạt động của HS
	      Nội dung

	GV: Hướng dẫn hs xác định vị trí giới hạn của vùng công nghiệp mới ở Hoa Kì.
THẢO LUẬN NHÓM

? Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì?

? Tại sao có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì?
? Vị trí của vùng công nghiệp mới có những thuận lợi gì?

- GV: Chuẩn hoá kiến thức


	- HS: Xác định trên lược đồ: Nằm ven Thái Bình Dương, giáp biên giới Mê-xi-cô, ven vịnh Mê-xi-cô.

- HS: Báo cáo kết quả thảo luận nhóm

- Vị trí của vùng công nghiệp mới thuận lợi trong giao lưu kinh tế với các nước ở phía nam (các nước Châu Mĩ la tinh). Thuận lợi trong giao lưu với các nước ven Thái bình Dương (Các nước Châu Á Thái Bình Dương). Các nước ven Đại Tây Dương ( Châu Âu)
	- Di chuyển từ vùng §ông Bắc xuống vành đai công nghiệp mới ở phía tây và nam Hoa Kì.

- Do sự phát triển mạnh mẽ của vành đai công nghiêp mới ở phía tây và nam trong giai đoạn hiện nay.




4.Kiểm tra đánh giá (4p)
  - Dựa vào bản đồ treo tường trình bày nội dung bài tập 1, 2 trong nội dung bài thực hành.

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà(1p)
   - Nhận xét giờ thực hành.

   - Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

   - Chuẩn bị trước bài 41 “Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ”

V.Rút kinh nghiệm
Ngày giảng: 
 Ngày soạn: 
          Tiết 46.   Bµi 41     THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ
 I. Mục tiêu bài học:

     1. Kiến thức:

   - Nhận biết Trung và Nam Mĩ là một không gian địa lí khổng lồ.

   - Nắm được các đặc điểm tự nhiên của trung và nam Mĩ,

  2. Kĩ năng:

   - Dựa vào bản đồ tư nhiên học sinh xác định được vị trí địa lí, qui mô lãnh thổ, sự phân bố khoáng sản và các đặc điểm địa hình ở Trung và Nam Mĩ.
  3.Thái độ: giáo dục lòng yêu thích bộ môn.
 II. Phương tiện dạy học 
   - Bản đồ tự nhiên khu vực Trung và Nam Mĩ.

   - Một số hình ảnh về các dạng địa hình.
III.Phương pháp giảng dạy

   Phương pháp trực quan, thảo luận nhóm.

IV. Tiến trình tổ chức bài mới

  1.ổn định tổ chức(1p)
  2.Kiểm tra bài cũ :không.
  3.Bài mới

   Vào bài: Trung và Nam Mĩ còn mang tên là Châu Mĩ La Tinh.Đây là khu vực rộng lớn có đặc điểm thiên nhiên đa dạng và phong phú, có gần đầy đủ các môi trường trên Trái đất.

             Hoạt động 1: Eo đất Trung Mĩ và quần đảo ăng-Ti (19p)
Mục tiêu: Thấy được vị trí,giới hạn eo đất Trung Mĩ và Nam Mĩ.

Tiến Hành:
	  Hoạt động của GV
	  Hoạt động của HS
	       Nội dung

	GV yêu cầu HS 

?Xác định vị trí,giới hạn của Trung và Nam Mĩ

 (Chỉ trên bản đồ)

GV: Sử dụng bản đồ tự nhiên thế giới giới thiệu vị trí giới hạn của khu vực Trung và Nam Mĩ.
+ Dài từ 33 độ bắc-60độ Nam

+ Rộng từ 35 độ Tây đến 117 độ tây.

+ Diện tích 20,5 triệu Km vuông.

? Em hãy rút ra nhận xét gì  về không gian địa lÝ khu vực Trung và Nam Mĩ?

? Dựa vào bản đồ cho biết Trung và Nam Mĩ giáp các biển và đai dương nào

? Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti nằm trong môi trường nào? nằm trong khu vực hoạt động của loại gió gì, hướng gió?

? Dựa vào bản đồ trình bày các đặc điểm địa hình của eo đât Trung Mĩ , quần đảo Ăng Ti?

?Vì sao phía Đông eo đất Trung Mĩ và các Đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê lại có mưa nhiều hơn phía tây
?Vậy khí hậu và thực vật phân hoá theo hướng nào

	HS: Chỉ trên bản đồ gồm eo đất Trung Mĩ, các quần đảo trong biển Ca-ri-bê và toàn bộ lục địa Nam Mĩ.
HS:LÀ một không gian địa lí khổng lồ.
HS: Thực hiện trên bản đồ 
- HS: Eo đất trung Mĩ có các dãy núi cao chạy dọc theo eo đất ( thuộc hệ thống Coãc-®i-e).
  Quần đảo Ăng Ti có nhiều đảo lớn nhỏ kéo dài từ cửa vịnh Mê Hi Cô đến bờ đại lục Nam Mĩ
HS:

Phía đông các sườn núi đón gió tín phong thổi hướng đông nam thường xuyên từ biển vào cho nên mưa nhiều, rừng rậm rạp phát triển)

	-Diện tích:20,5 triệu Km vuông.

-Là không gian địa lí khổng lồ.

a.Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng –ti.

- Phần lớn nằm trong môi trường nhiệt đới. Có gió tín phong đông nam thường xuyên thổi.

-Eo đất Trung Mĩ là nơi tận cùng của dãy Coóc-đi-e, có nhiều hoạt động của Nam Mĩ.
- Quần đảo Ăng-ti gồm vô số các đảo nhỏ có địa hình núi cao và đồng bằng ven biển.

- Khí hậu và thực vật phân hoá từ tây sang đông.




                 Hoạt động 2: Khu vực Nam Mĩ.(20p)
Mục tiêu: nắm được đặc điểm tự nhiên của khu vực Nam Mĩ.

Tiến hành:

	 Hoạt động của GV
	   Hoạt động của Hs
	    Nội dung

	- GV: Hướng dẫn xác định vị trí giới hạn của khu vực trên bản đồ.

? Dựa và mầu sắc biểu thị độ cao của địa hình em hãy cho biết khu vực Nam Mĩ có những dạng địa hình nào, sự phân bố của những dạng địa hình đó?

? Trình bày đặc điểm tự nhiên của vùng An Đét?

? Xác định vị trí của đồng bằng trên bản đồ và nêu các đặc điểm tự nhiên?

? Xác định vị trí của sơn nguyên trên bản đồ và nêu các đặc điểm tự nhiên?


	HS: Chỉ ba khu vực địa hình của Nam Mĩ

Dãy An Đét ở phía tây
Đồng bằng ở giữa:

Các sơnnguuyên ở phía đông.


	b.Khu vực Nam Mĩ
* Dãy An Đét ở phía tây.

- Cao trung bình từ 3000 - 5000m, giữa các dãy núi có nhiều thung lũng và cao nguyên rộng.

- Thiên nhiên thay đổ từ bắc xuống nam, từ thấp lên cao.

* Đồng bằng ở giữa:

- Rất rộng lớn gồm các đồng bằng Ô-ri-nô-cô, A-ma-zôn, Pam-pa, La-pla-ta, là vựa lúa và vïng chăn nuôi lớn.

* Các sơn nguuyên ở phía đông.

- Sơn nguyên Guy-an là miền đồi thấp xen kẽ các thung lũng rộng.

- Sơn nguyên Bra xin bề mặt bị chia cắt có các dãy núi xen kẽ với các cao nguyên, khí hậu nóng ẩm thực vật rậm rạp.


4.Kiểm tra đánh giá (4p)
   ? Lập bảng so sánh địa hình khu vực Bắc Mĩ Với Trung và Nam Mĩ?
	  Khu vực địa hình
	       Bắc Mĩ
	         Nam Mĩ

	Địa hình phía đông.
	Núi già Apalat
	Các sơn nguyên

	Địa hình phía tây.
	Hệ thống co ó-đi-e chiếm gần 1/2  địa hình Bắc Mĩ.
	Hệ thống An- Dét cao hơn, đồ sộ hơn nhưnh diện tích nhỏ hơn Coó-đi-e .

	Đồng bằng ở giữa.
	Cao phía Bắc, thấp dần về phía nam.
	Là chuỗi đồng Bằng nối liền nhau,là các đồng bằng thấp, trừ đồng bằng Pam-pa phía nam.


5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà(1p)
   - Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

   - Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

   - Chuẩn bị trước bài mới bài 42 “Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ”.

V.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 
Ngày giảng: 

      Tiết 47.  BµI 42        THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ (Tiếp theo)

I. Mục tiêu bài học:

     1. Kiến thức:
       - Sự phân hoá khí hậu ở Trung và Nam Mĩ, vai trò của sự phân hoá địa hình 
       ảnh hưởng đến sự phân hoá khí hậu.
       - Nắm vững các kiểu môi trường của Trung và Nam Mĩ.

  2. Kĩ năng:

   - Rèn luyện kĩ năng đọc, phân tích lược đồ, bản đồ tự nhiên.
  3. TháI độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên.
 II. Phương tiện dạy học 
   - Bản đồ tự nhiên châu Mĩ.

    - Lược đồ khí hậu Trung và Nam Mĩ  

   - Một số hình ảnh về các môi trường ở Trung và Nam Mĩ.
 III.Phương pháp giảng dạy

   Phương pháp trực quan, thảo luận nhóm.
 IV. Tiến trình bài dạy

  1.ổn định tổ chức(1p)
  2. Kiểm tra bài cũ(5p)
   ? Trình bày nét khái quát về tự nhiên của khu vực Nam Mĩ?

   ? So sánh đặc điểm địc hình Nam Mĩ và điạn hình Bắc Mĩ
  3. Bài mới:

   - Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ rất phong phú và đa dạng, chủ yếu thuộc môi trương đới nóng, nhưng bị phân hoá theo địa hình và khí hậu. Vậy sự phân hoá tự nhiên của Trung và Nam Mĩ như thế nào .... Bài mới.

                  Hoạt động 1:  Khí hậu (17p)
Mục tiêu:Thấy được sự phân hoá khí hậu ở Trung và Nam Mĩ, vai trò của sự phân hoá địa hình ảnh hưởng đến sự phân hoá khí hậu.
Tiến hành:
	  Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	     Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát H42.1 SGK, kết hợp với quan sát trên bản đồ tự nhiên.

? Dựa vào bản đồ xác định vị trí giới hạn của Trung và Nam Mĩ, rút ra nhận xét?

? Quan sát trên bản đồ và H42.1 SGK cho biết Trung và Nam Mĩ có những kiểu khí hậu nào?

? Nguyên nhân vì sao Trung và Nam Mĩ có nhiều kiểu khí hậu như vậy?

? Dựa vào lược đồ H42.1 SGK so sánh khí hậu của Nam Mĩ với khí hậu của Trung Mĩ và quần đảo Ăng Ti?

?Sự phân hoá khí hậu thể hiện như thế nào

? Sự phân bố các kiểukhí hậu có mối quan hệ như thế nào đối với sự phân bố địa hình

	- HS: Chỉ trên bản đồ, Kéo dài trên nhiều vĩ độ, Kéo dài từ phía bắc xích đạo đến gần vong cực nam.

- HS: Xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới.

- HS: Do trải dài trên nhiều vĩ độ ,kích thước rộng lớn, có nhiều dạng địa hình.

HS: Khí hậu eo đất Trung Mĩ và quần đảo ăng-ti không phân hóa  phức tạp như ở Nam Mĩ do địa hình đơn giản , giới hạn lãnh thổ hẹp.

Khí hậu Nam Mĩ phân hoá phức tạp hơn chủ yếu khí hậu thuộc đới nóng và ôn đới do lãnh thỏ trải dài trên nhiều vĩ độ, kích thước rộng lớn. Địa hình phân hoá phức tạp.

HS: do địa hình ,khí hậu giữa khu tây dãy An-đét và khu đông dãy An-đét  là đồng bằng và cao nguyên phía đông có sự phân hoá phức tạp.

	2. Sự phân hoá tự nhiên.

a. Khí hậu:

- Do trải dài trên nhiều vĩ độ,kÝch thước rộng lớn, có nhiều kiÎu địa hình nên Trung và Nam Mĩ có gần đủ các kiểu khí hậu trên Trái Đất gồm Xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới.

- Khí hậu phân hoá theo chiều từ Bắc xuống Nam, từ đông sang tây,từ thấp nên cao.


             Hoạt động 2: Các môi trường tự nhiên ở Trung và Nam Mĩ (17p)
Mục tiêu:
Nắm vững các kiểu môi trường của Trung và Nam Mĩ.

Tiến hành:
	  Hoạt động của GV
	  Hoạt động của HS
	      Nội dung

	? Tự nhiên của lục địa Nam Mĩ và Châu Phi có đặc điểm gì giống nhau
?Dựa vào lược đồ các môi trường tự nhiên và SGK cho biết Trung và Nam Mĩ có các môi trường chính nào?phân bố ở đâu?

GV: kẻ sẵn bảng ,yêu cầu hs điền bảng
	HS: đại bộ phận lục địa hai lãnh thăìnm trong đới nóng
	b.các môi trường tự nhiên ở Trung và Nam mĩ
kết luận: nội dung bảng 


	stt
	      Môi trường tự nhiên chính
	     Phân bố

	1
	Rừng xích đạo xanh quanh năm, điển hình nhất trên thế giới
	  Đồng bằng A-ma-dôn

	2
	 Rừng rậm nhiệt đới
	Phía đông eo đất Trung Mĩ và quần đảo ăng-ti

	3
	Rừng thưa và xa van
	phía tây eo đất Trung Mĩ và quần đảo ăng-ti, đòng bằng ô-ri-nô-cô.

	4
	Thảo nguyên
	 Đồng bằng Pam-pa

	5
	Hoang mac, bán hoang mac
	đồng bằng duyên hải phía tây An-đét, cao nguyên Pa-ta-gô-ni-a

	6
	Thiên nhiên thay đổi từ bắc xuống nam, từ chân núi lên đỉnh núi
	Miền núi An-đét


 ? Dựa vào H42.1 SKG giải thích tại sao dải đất duyên hải phía tây An-đét lại có hoang mạc( Ven biển An-đét có dòng biển lạnh Pê- ru chảy rất mạnh sát ven bờ, hơinước từ biển đi qua dòng biển lạnh ngưng đọng thnhf sương mù. Khi không khí vào đất liền mất hơ nước nên không cho mưa, do đó tạo điều kiện cho hoang mạc phát triển, điển hình là hoang mạc A-ta-ca-na)
 4.Kiểm ta đánh giá (4p)
   ? Kể tên các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mĩ?

   ? Trình bày sự phân bố các kiểu môi trường trên bản đồ?

 5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà(1p)
    - Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

    - Làm bài tập 3 SGK.

    - Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

    - Chuẩn bị trước bài mới bài 43 “Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ”

V.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 

Ngày giảng: 

      Tiết 48.     Bài 43           DÂN CƯ XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ
 I. Mục tiêu bài học:

     1. Kiến thức:

    - Hiểu rõ quá trình thuộc địa trong quá khứ ở Trung và Nam Mĩ.

    - Nắm vững đặc điểm dân cư Trung và Nam Mĩ.

   - Hiểu rõ Trung và Nam Mĩ nằm trong sự kiểm soát của Hoa Kì và sự độc lập của Cu Ba.

  2. Kĩ năng:

   - Phân tích bản đồ, lược đồ để thấy được sự phân bố dân cư không đồng đều ở các nước Trung và Nam Mĩ.
  3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu thích môn học.
 II. Phương tiện dạy học 
   - Bản đồ các nước Trung và Nam Mĩ.

   - Bản đồ dân cư Trung và Nam Mĩ.

   - Một số hình ảnh về văn hoá tôn giáo của các nước Trung và Nam Mĩ.
 III.Phương pháp giảng dạy

     Phương pháp trực qun, vấn đáp.
 IV. Tiến trình  bài giảng
   1.ổn định tổ chức (1p)
   2. Kiểm tra bài cũ(4p)
    Hãy trình bày các kiểu môi trường chính ở Trung và Nam Mĩ?
   3.Bài mới 
                  Hoạt động 1: Sơ lược lịch sử (10p)
Mục tiêu: Hiểu rõ quá trình thuộc địa trong quá khứ ở Trung và Nam Mĩ.

Tiến hành:

	  Hoạt động của GV
	  Hoạt động của HS
	     Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh đọc nội dung phần 1 SGK.

THẢO LUẬN NHÓM

? Lịch sử Trung và Nam Mĩ trải qua mấy giai đoạn, đó là những giai đoạn nào?

? Em hiểu gì về chế độ chính trị của Cu Ba?

GV: Hiện nay các nước Trung và Nam Mĩ cùn sát cánh đấu tranh chống sự chèn ép, boc lột của các công ty tư bản nước ngoài đặc biệt là Hoa Kì.
Do 50% tổng số hành hoá của khu vực là trao đổi với Hoa Kì, bị Hoa Kì chi phối giaccs vật phẩm trao đổi .vì vậy các nước 

Trung và Nam Mĩ bị thiệt hại lớn.
Các nước Trung và nam Mĩ cùng đấu tranh đòi buôn bán bình đẳng, tiến tới xây dựng mổttật tự kinh tế quốc tế mới. Nhiều tổ chức kinh tế khu vực đã được thành lập:Hệ thống kinh tế Mĩ la tinh,hiệp ước An-đét,cộng đòng Ca-ri-bê,…nhằm giúp đỡ nhau phát triển.

	- HS: Thảo luận và báo cáo kết quả.

+ Trước 1492 (Cuối TK XV) : ng­êi Anh-®iªng 

+ Từ thế kỉ XVI - Cuối TK XIX :thực dân Tây ban Nha,Bå Đào Nha đô hộ xâm chiếm.
+ Cuối TK XIX đến nay :
Các nước dành được độc lập .
- HS: Là nước xã hội chủ nghĩa tiến bộ ở Trung và Nam Mĩ.


	1. Sơ lược lịch sử.

- Trước 1942 Trung và Nam Mĩ chỉ có người Anh điêng sinh sống.

- Từ thế kỉ XVI - cuối TK XIX thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xâm chiếm Trung và Nam Mĩ.

- Cuối TK XIX đến nay các nước Trung và Nam Mĩ lần lượt giành được độc lập nhưng lệ thuộc vào Hoa Kì.




                      Hoạt động 2: Dân cư (12p)
Mục tiêu: Nắm vững đặc điểm dân cư Trung và Nam Mĩ.
Tiến hành:
	   Hoạt động của GV
	   Hoạt động của HS
	      Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát H35.2 SGK trang 111.

? Dân cư Trung và Nam Mĩ do những luồng nhập cư từ đâu đến?

?Thực tế ngày nay thành phần dân cư Trung,Nam Mĩ là người gì? Có nền văn hoá nào? Nguồn gốc của nền văn hoá đó như thề nào?
? Vậy dân cư Trung và Nam Mĩ phân bố như thế nào?
? Nhận xét về tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Trung và Nam Mĩ?

?Tại sao dân cư lại sống thưa thớt ở một số vùng ở Châu Mĩ
	- HS: Người Anh Điêng, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và người Phi.

HS: 

- Phía bắc Ca-na-đa khí hậu rất khắc nghiệt lạnh giá chỉ có người E-xki-mô và người Anh -điêng chịu rét giỏi.
-Hệ thống Cốc-đi-e, vùng núi và cao nguyên bắc Mĩ, phía nam an-đét có khí hậu hoang mạckhô hạn, ít người sinh sống.

Đồng bằng A-ma-dôn khí hậu nóng ẩm rừng rậm, đất màu mỡ nhưng khai thác chưa hợp lí,ít người sinh sống.
	2. Dân cư:

- Dân cư Trung và Nam Mĩ phần lớn là người lai, thuộc nhóm ngôn ngữ la tinh với nền văn hoá Mĩ La Tinh độc đáo.

- Dân cư phân bố không đồng đều tập trung đông ở ven biển, cửa sông và trên các cao nguyên, thưa ở các vùng sâu trong nội địa.

-Dân cư có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao(1,7%)


                  Hoạt động 3: Đô thị hoá (12p)
Mục tiêu: hiểu rõ quá trình đô thị hoá ở Trung Mĩ có gì khác so với Bắc Mĩ.
Tiến hành:

	  Hoạt động của GV
	  Hạot động của HS
	    Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát H43.1 SGK, kết hợp quan sát trên bản đồ.

? Nhận xét về số lượng các đô thị ở Trung và Nam Mĩ? 

? Tỉ lệ dân đô thị ở Trung và Nam Mĩ có đặc điểm gì? So sánh với Bắc Mĩ?

THẢO LUẬN NHÓM

? Sự phân bố các đô thị từ 3 triệu dân  trở nên ở Trung và Nam Mĩ có gì khác ở Bắc Mĩ?

? Nêu tên các đô thị lớn ở Trung và Nam Mĩ?

? Quá trình đô thị hoá ở Trung và Nam Mĩ có gì khác với Bắc Mĩ

? Những vấn đề nảy sinh trong quá trình đô thị hoá?

- HS: Ô nhiễm môi trường, thất nghiệp, tệ nạn xã 
	- HS: Tương đối dầy đặc.

- HS: Chiếm 75% dân số nhưng quá nửa trong số đó phải sống trong điều kiện khó khăn

- HS: Thảo luận và báo cáo kết quả

        Ở Trung và Nam Mĩ phân bố chủ yếu ở ven biển còn ở Bắc mĩ có ở sâu trong nội địa

- HS: Bô-gô-ta, Li-ma, Xan-ti-agô......
HS: Qua trình đô thị hoá ở Trung và Nam Mĩ diễn ra với tốc đọ nhanh nhưng kinh tế còn chậm phát triển còn ở Bắc Mĩ qua trình đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá.
	3. Đô thị hoá:

- Tốc độ đô thị hoá cao nhất trên thế giới. Tỉ lệ dân số đô thị chiếm khoảng 75% dân số.

- Tốc độ đô thị hoá nhanh trong khi nền kinh tế chậm phát triển nảy sinh những hậu quả nghiêm trọng. 


4.Kiêm tra đánh giá(4p)
   ? Dựa vào bản đồ trình bày sự phân bố dân cư Trung và Nam Mĩ?

   ? Đô thị hoá ở Trung và Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ như thế nào?

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà(1p)
   - Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

   - Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

   - Chuẩn bị trước bài 44 “Kinh tế Trung và Nam Mĩ”

V.Rút kinh nghiệm

Ngày soạn: 
 Ngày giảng: 
           Tiết 49.  Bµi 44              KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ

 I. Mục tiêu bài học:

     1. Kiến thức:

   - Hiểu rõ được sự phân chia đất đai ở Trung và Nam Mĩ không đồng đều, với hai hình thức sản xuất nông nghiệp đại điền trang (La-ti-fun-đia) và tiểu điền trang (Mi-ni-fun-đia).

   - Cải cách ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ ít thành công.

   - Nắm vững sự phân bố nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.

  2. Kĩ năng:

   - Rèn luyện kĩ năng đọc phân tích lược đồ, ảnh địa lí để thấy được các hình thức sản xuất nông nghiệp, sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.
3.Thái độ: giáo dục lòng yêu thích bộ môn.
 II. Phương tiện dạy học 
   - Bản đồ nông nghiệp Trung và Nam Mĩ.

   - Một số hình ảnh về tiểu điền trang và đại điền trang.
III.Phương pháp giảng dạy

  Phương pháp trực quan kết hợp vớp vấn đáp.
 IV. Tiến trình tổ chức bài mới:
  1.ổn định tổ chức(1p)
  2.Kiểm tra bài cũ (5p)
   ? Giải thích sự thưa thớt dân cư ở Châu Mĩ
   ? Quá trình đô thị hoá ở Trung và Nam Mĩ có gì khác so với Bắc Mĩ

  3.Bài mới

              Hoạt động1: Các hình thức sản xuất trong nông nghiệp (17p)
Mục tiêu: Thấy được sự phân chia đất đai ở Trung và Nam Mĩ không đồng đều thể hiện ở hình thức là đại điền trang và tiểu điền trang.

Tiến hành:

	    Hoạt động của GV         
	 Hoạt động của hS
	    Nội dung

	GV: Hướng dẫn hs đọc từ “Ở Trung và Nam Mĩ .... phần lớn trồng các cây lương thực để tự túc” và hướng dẫn học sinh quan sát H44.1 và H44.3 SGK.

THẢO LUẬN NHÓM

? Quan sát H44.1 và H44.3 kết hợp với nội dung SGK cho biết ở Trung và Nam Mĩ có những hình thức sở hữu nào trong nông nghiệp, nêu đặc điểm của hình thức đó?

?Hãy nêu sự bất hợp lí trong việc sở hữu đất ở Trung và Nam Mĩ
? Nhiều diện tích đất đai ở Trung và Nam Mĩ lại thuộc quyền sở hữu của các công ty tư bản nước ngoài tại sao vậy?

? Để giảm bớt những bất hợp lí đó các quốc gia ở Trung và Nam Mĩ đã làm gì và đạt được kết qua như thế nào?

- GV: Riêng Cu Ba đã tiến hành thành công cải cách ruộng đất tại sao như vậy?

- HS: Vì Cu Ba là nước xã hội chủ nghĩa tiến bộ ở Trung và Nam MÜ.
	- HS: Báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

      Gồm hai hình thức:

       + Đại điền trang: H44.3 Sản xuất trên qui mô lớn.
       + Tiểu điền trang: H44.1,H 44.2 Sản xuất trên qui mô nhỏ.
HS: 
- Người nông dân chiếm dân số đông trong dân số

Nhưng sở hữu diện tích nhỏ, bộ phận lớn nông dân không có ruộng phải đi làm thuê.
-Phần lớn đất đai nằm trong tay các địa chủ và các công ty tư bản độc quyền.

- HS: Các công ty tư bản nước ngoài mua những vùng đất rộng lớn để lập đồn điền......


	1. Nông nghiệp:

a. Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp.

Ở Trung và Nam Mĩ có hai hình thức sở hữu trong nông nghiệp:
+ Đại điền trang (Mi-ni-fun-®ia) sản xuất trên qui mô lớn. 
+Tiểu điền trang(La-ti-fun-®ia) sản xuất trên qui mô nhỏ.

- Một số quốc gia ở Trung và Nam Mĩ ban hành luật cải cách ruộng đất nhưng kết quả thu được rất hạn chế.




                   Hoạt động 2: Các ngành nông nghiệp (14p)
Mục tiêu:- Nắm vững sự phân bố nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.

Tiến hành:
	 Hoạt động của GV
	  Hạot động của Hs
	    Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát bản đồ nông nghiệp treo tường kết hợp với H44.4 SGK.

THẢO LUẬN NHÓM

? Cho biết ở Trung và Nam Mĩ có những loại cây trồng nào phân bố ở đâu?

? Đánh giá chung về ngành trồng trọt ở Trung và Nam Mĩ? 

?Tại sao nhiều nước Trung và Nam Mĩ trồng một vài loại cây ăn quả và cây công nghiệp?cây lương thực ?
?Sự mất cân đối đó dẫn đến tình trạng gì
THẢO LUẬN NHÓM

? Dựa vào bản đồ và H44.4 H44.2 SGK cho biêt loại gia súc nào được nuôi ở Trung và Nam Mĩ, chúng được nuôi ở đâu, vì sao?

? Đánh giá chung và ngành chăn nuôi đánh cá ở Trung và Nam Mĩ?

- GV: Hướng dẫn hs tóm tắt lại những kiến 
	HS: Thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận.(Trình bày trên bản đồ).
+ Eo đất Trung Mĩ trồng mía, bông, cà fê, chuối.

+ Quần đảo Ăng Ti trồng cà fe, ca cao, thuốc lá và đặc biệt là mía.

+ Các quốc gia ở Nam Mĩ trồng bông, chuối, cà phê.

HS: Do lệ thuộc vào nước ngoài.
- HS: Bò, cừu, lạc đà 
la -ma được nuôi ở các đồng cỏ trên sườn núi An Đét.


	b Các ngành nông nghiệp.

* Trồng trọt:

- Trồng trọt ở Trung và Nam Mĩ mang tính chất độc canh chủ yếu trồng cây công nghiệp, cây ăn quả đÓ xuất khẩu ,nhiều nước phải nhập khẩu lương thựcvµ thùc phÈm.
* Chăn nuôi và đánh cá:

- Chăn nuôi ở Trung và Nam Mĩ phát triển với qui mô lớn.

- Pê Ru có sản lượng cá biển vào bậc nhất trên thế giới.


4. Kiểm tra đánh giá (4p)
   ? Tại sao nói chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ bất hợp lí, hậu quả?

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà(1p)
   - Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

   - Làm bài tập 2 SGK.

   - Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

   - Chuẩn bị trước bài 45 “Kinh tế Trung và Nam Mĩ”
V. Rút kinh nghiệm

Ngày soạn: 

Ngày giảng: 
          Tiết 50.     Bµi 45              KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (Tiếp theo)

 I. Mục tiêu bài học
  1. Kiến thức
   - Nắm vững sự phân bố công nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.

   - Nắm vững sự khai thác rừng A-ma-zôn của các nước Trung và Nam Mĩ.

   - Hiểu được vai trò kinh tế của khối thị trường chung Mec-cô-xua.

  2. Kĩ năng
   - Đọc và phân tích lược đồ, bản đồ để rút ra những kiến thức về sự phân bố các ngành công nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.

   - Lợi ích của khối Mec-cô-xua.
  3.Thái độ: giáo dục lòng yêu thích bộ môn.
 II.Phương tiện dạy học 
   - Lược đồ phân bố công nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.

   - Lược đồ khai thác A-ma-zôn.

   - Một số hình ảnh về khai thác A-ma-zôn.
 III.Phương pháp giảng dạy

      Phương pháp trực quan, vấn đáp.
 IV. Tiến trình tổ chức bài mới
   1.ổn định tổ chức (1p)
   2. Kiểm tra bài cũ (5p)
   ? Trình bày các hình thức sở hữu trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ?

   3.Bài mới
             Hoạt động 1: Công nghiệp (12p)
Mục tiêu: Nắm vững sự phân bố công nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.

Tiến hành:
	Hoạt động của GV
	  Hoạt động của HS
	     Nội dung

	- GV: Hướng dẫn hs quan sát bản đồ phân bố công nghiệp và H45.1 SGK.

THẢO LUẬN NHÓM

? Dựa vào lược đồ và những kiến thức kiến thức SGK hãy cho biết ở Trung và Nam Mĩ có những ngành công nghiệp nào, hãy trình bày sự phân bố các ngành công nghiệp đó ở Trung và Nam Mĩ?


	- HS: Thảo luận và báo cáo kết quả thảo luận nhóm.
   Trung và Nam Mĩ bao gồm: Khai khoáng, cơ khí chế tạo, lọc dầu, hoá chất. Được phân bố thành ba khu vực.


	-Phân bố công nghiẹp không đồng đều.
_Các nứoc công nghiệp mới có nền kinh tế phát triển nhất khu vực.

-Công nghiệp phát triển tương đối toàn diện là Bra xin,Ac-hen-ti-na,Chi-lê,Vê-nê-xu-ê-la.

-Các nước khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ: phát triển công nghiệp khai khoáng phục vụ xuất khẩu.

-Các nước trong vùng Ca-ri-bê phát triển công nghiệp thực phẩm và sơ chế nông sản.


                Hoạt động 2:Vấn đề khai thác rừng A-Ma-dôn (12p)
Mục tiêu: Nắm vững sự khai thác rừng A-ma-zôn của các nước Trung và Nam Mĩ.

Tiến hành:

	 Hoạt động của GV
	     Hoạt động của HS
	      Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh đọc nội dung mục 3 SGK.

   Trước đây ở đồng bằng A-ma-zôn chỉ có các bộ lạc của người Anh Điêng sinh sống họ khai thác tự nhiên dưới hình thức thô sơ như săn bắt, hái lượm để phục vụ nhu cầu cuộc sống nên không ảnh hưởng nhiều đến môi trường tự nhiên.

? Theo em rừng A-ma-zôn có những giá trị gì?


	
	a.Vai trò của r­ïng A-ma-d«n

-Nguồn dự trữ sinh vật quý giá.

-Nguồn dự trữ nước để điều hoà khí hậu cân bằng sinh thái toàn cầu 
- Có nhiều tào nguyên khoáng sản.

- Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế.

b.ảnhhưởng của khai thác rừng

-Tạo điều kiện hát triển kinh tế nâng cao đời sống của vùng A-ma-dôn.

- Sự huỷ hoại môi trường A-ma-dôn tác động xấu đến cân bằng sinh thái khí hậu của khu vực và thế giới.



                Hoạt động 3: Khối kinh tế Méc-cô-xua (10)
Môc tiªu:Hiểu được vai trò kinh tế của khối thị trường chung Mec-cô-xua.

Tién hành:
	  Hoạt động của GV
	    Hoạt động của HS
	              Nội dung

	THẢO LUẬN NHÓM

- GV: Hướng dẫn học sinh đọc nội dung mục 4 SGK.

? Khối thị trường chung Mec-cô-xua gồm những quốc gia nào,nằm ở đâu?

? Nêu nội dung và mục đích của việc thành lập khối thị trường chung Mec-co-xua?


	- HS: Thảo luận và báo cáo kết quả.

Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay, sau này kết nạp thêm Chi-lê, Bô-li-via (Ở Nam Mĩ)

- HS: Rỡ bỏ hàng rào thuế quan, tăng cường trao đổi thương mại, đẩy mạnh phát triển kinh tế thoát khỏi sự lũng đoạn của Hoa Kì.
	- Rỡ bỏ hàng rào thuế quan, tăng cường trao đổi thương mại, đẩy mạnh phát triển kinh tế thoát khỏi sự lũng đoạn của Hoa Kì. 


 4.Kiểm tra đánh giá (4p)
   ? Dựa vào lược đồ trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp của Trung và Nam Mĩ?

   ? Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-zôn?

 5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà (1p)
   - Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

   - Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

V.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 
Ngày giảng: 
                  Tiết 51.   Bµi 46         THỰC HÀNH

SỰ PHÂN HOÁ CỦA THẢM THỰC VẬT Ở SƯỜN ĐÔNG VÀ SƯỜN TÂY CỦA DÃY AN - ĐÉT

 I. Mục tiêu bài học:

     1. Kiến thức:

    - Nắm vững sự phân hoá của môi trường theo độ cao ở dãy An-đét.

    - Hiểu rõ sự khác nhau giữa sườn đông và sườn tây của dãy An-đét, sự khác   

    nhau trong vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên ở sườn đông và sườn tây của dãy  

     An-đét.

  2. Kĩ năng:

   - Dựa vào hình vẽ trình bày được sự phân hoá của môi trường theo độ cao, trình 
    bày được sự khác biệt của hai sườn của dãy An-đét.
  3.Thái độ: giáo dục lòng yêuthiên nhiên
 II.  Phương tiện dạy học 
   - Lát cắt sườn đông và sườn tây của dãy An-đét.

   - Lược đồ miền bắc của dãy An-đét.

   - Bản đồ tự nhiên Châu Mĩ.
III.Phương pháp giảng dạy

      Phương pháp thực hành.
 IV. Tiến trình tổ chức bài mới
  1.ổn định tổ chức

  2.Kiểm tra bài cũ:

 ?Trình bày sự phân bố của một số ngành công nghiệp chủ yếu ở Trung và nam Mĩ

 3.Bài mới 
	 Hoạt động của GV
	  Hoạt động của HS
	    Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh đọc nội dung bài thực hành.

? Quan sát H46.1 SGK cho biết thứ tự các vành đai thực vật theo chiều cao của sườn tây dãy An-đét?

Quan sát H46.2 cho biết thứ tự các vành đai thực vật theo chiều cao của sườn đông dãy An-đét?

? Cho biết sự phân hoá thảm thực vật theo qui luật nào, tại sao?

THẢO LUẬN NHÓM

? Quan sát trên bản đồ tự nhiên, lược đồ 41.1, 46.1 và 46.2, cho biết từ độ cao 0 - 1000m ở sườn đông có rừng nhiệt đới bao phủ, ở sườn tây là thực vật nửa hoang mạc?

- GV: Chuẩn hoá kiến thức.

? Tại sao thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây lại phát triển như vậy?


	- HS: Dựa vào H46.1 trình bày.
- HS: Theo qui luật phi địa đới (Đai cao)

- HS: Thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

- HS: Do ảnh hưởng của gió tín phong khi vượt qua dãy An-đét trở nên khô dần khi di chuyển từ đỉnh núi đến chân núi.
	1. Bài tập 1:

- 0 - 1000m: Thực vật nửa hoang mạc.

- 1000 - 2000m: Cây bụi xương rồng.

- 2000 - 3000m: Đồng cỏ cây bụi.

- 3000 - 5000m: Đồng cỏ núi cao.

- Trên 5000m: Băng tuyết vĩnh cửu.

2. Bài tập 2.

- 0 - 1000m: Rừng nhiệt đới.

- 1000 - 1300m: Rừng lá rộng.

- 1300 - 3000m: Rừng lá kim.

- 3000 - 4000m: Đồng cỏ.

- 4000 - 5400m: Đồng cỏ núi cao.

- 5400 - 6000m: Băng tuyết vĩnh viễn.

3. Bài tập 3.

- Sườn đông có mưa nhiều hơn do ảnh hưởng của gió tín phong ở nửa cầu nam thổi vào nên phát triển rừng rậm nhiệt đới (0 - 1000m).

- Sườn tây do ảnh hưởng của dòng biển lạnh Pê-ru khí hậu khô hạn phát triển thực vật nửa hoang mạc (0 - 1000m).


 4.Kiểm tra đánh giá (4p)
   ? Trình bày lại nội dung của toàn bài thực hành?

 5.Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà
   - Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

   - Xem lại kiến thức từ tiết 37 bài 32 - Tiết 51 bài 46.

   - Tiết 52 “Ôn tập” chuẩn bị kiểm tra viết 1tiết.

V.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 

Ngày giảng: 

                 Tiết 52.                          ÔN TẬP

      I. Mục tiêu bài học
     1. Kiến thức:

   - Củng cố những kiến thức cơ bản về tự nhiên, dân cư, kinh tế, xã hội của các khu vực ở Châu Phi.

   - Củng cố những kiến thức tự nhiên, dân cư, kinh tế, xã hội của các khu vực ở Châu Mĩ.

  2. Kĩ năng:

   - Tiếp tục rèn luyện cho học sinh các kĩ năng đọc phân tích bản đồ, lược đồ, tranh ảnh địa lí, bảng số liệu, sơ đồ để học sinh nắm vững được những kiến thức đã học.
 3.Thái độ: giáo dục lòng say mê học tập bộ môn.
 II. Phương tiện dạy học 
   - Bản đồ tự nhiên, kinh tế, dân cư, đô thị, hành chính Châu Phi.

   - Bản đồ tự nhiên, kinh tế, dân cư, đô thị, hành chính Châu Mĩ.
 III.Phương pháp giảng dạy

      Phương pháp trực quan kết hợp vấn đáp.
 IV. Tiến trình tổ chức bài mới
 1.ổn định tổ chức
 2.Kiểm tra bài cũ: Không

 3.Bài mới

 Câu 1

 Nêu sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi, khu vực Trung Phi,Nam Phi?
Trả lời:

	Khu vực
	Đặc điểm chính của nền kinh tế

	Bắc Phi

	- Các nước Bắc Phi có nền kinh tế tương đối phát triển dựa trên cơ các ngành dầu khí du lịch.



	Trung Phi
	- Nền kinh tế của các nước Trung Phi chậm phát triển chủ yếu dựa vào khai thác lâm sản, khoáng sản và trồng cây công nghiệp để xuất khẩu.

	Nam Phi
	- Các nước khu vực Nam Phi Có trình độ phát triển kinh tế rất trênh lệch, Cộng Hoà Nam Phi có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực.


Câu 2

Tại sao phần lớn Bắc Phi và Nam Phi đều nằm trong môi trường nhiệt đới nhưng khí hậu của Nam Phi lại ẩm và dịu hơn so với khí hậu Bắc Phi?

Trả lời

Khí hậu của Nam Phi È hơn so với khí hậu của Bắc Phi là do:

-Nam phi có diện tích nhỏ hơn Bắc Phi,lại có ba mặt giáp với đại dương.

- Nam phi có phần phía đông chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng và gió đông nam thổi từ đại dương vào nên thời tiết quanh năm nóng ẩm và mưa nhiều.

Câu 3
Nêu một số dặc điểm của công nghiệp và nông nghiệp của cộng hoà Nam Phi
Trả lời

Công nghiệp:

Là nước công nghiệp phát triển nhất ở châu Phi  nền công nghiệp chính là khai thác và xuất khẩu khoáng sản và kim loại quý(vàng,crôm…).Các ngành công nghiẹp phát triển.
Nông nghiệp chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu,sản phẩm nông nghiệp chiếm 1/3 tổng sản phẩm xuất khẩu,phần lớn hoa quả cận nhiệt đới.

Câu 4: 

Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự hình thành dân cư Châu Mĩ?

Trả lời

Lịch sử nhập cư của Châu Mĩ và các luồng nhập cư đã tạo nên thành phần chủng tộc đa dạng châu Mĩ.
Trước TK XV Châu Mĩ chủ yếu là người thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it gồm có các người Anh điêng và người ẽ-Ki-Mô. từ TK XV đén nay ,Châu Mĩ có đầy đủ các chủng tộc chính trên thế giới, tạo nen một cộng đồng dân cư đa dạng về chủng tộc, ngôn ngữ, văn hoá, kinh tế.

Câu5
Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình bắc Mĩ?

Trả lời

* Hệ thống Coóc đi e ở phía tây.

- Hệ thống Coóc đi e cao và đồ sộ nằm ở phía tây của lục địa, kéo dài 9000 km, cao trung bình 3000 – 4000 m, gồm nhiều dãy chạy song song so le xen kẽ là các cao nguyên sơn nguyên.

- Miền núi Coóc đi e có nhiều khoáng sản như Đồng, Vàng, quặng đa kim, ura ni….

* Miền đồng bằng ở giữa.

- Miền đồng bằng trung tâm tựa như một lòng máng khổng lồ cao ở hướng tây bắc và thấp dần về hướng đông nam và hướng nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt khí nóng ở phía nam và những đợt khí lạnh ở phía bắc dễ xâm nhập sâu vào trong nội địa

- Trong miền đồng bằng có nhiều hồ rộng và sông dài

* Miền núi già và sơn nguyên ở phía đông.

- Phía đông là miền núi già và sơn nguyên chạy theo hướng tây bắc đông nam. Dãy Apa Lát phía bắc cao 400 m đến 500 m, phía nam cao 1000 m đến 1500 m chứa nhiều than, sắt.

Câu 6
Trình bày sự phân hoá của khí hậu Bắc Mĩ.Giải thích sự phân hoá đó

Trả lời
Khí hậu phân hoá theo chiều Bắc xuống nam, từ tây sang đông,bắc Mĩ có 3 vành đai khí hậu: hàn đơi, ôn đới, nhiệt đới.
Từ Bắc xuống nam trong mỗi đới khí hậu lại có sự phân hoá theo chiều từ tây sang đông với các kiểu khí hậu bờ tây lục địa,bờ đông lục địa tuỳ theo vị trí gần hay xa đại dương.

Câu 7

Trình bày sự thay đổi trong phân bố dân cư của Bắc Mĩ
Trả lời

Sự thay đổi trong phân bố dân cư của bắc Mĩ trong nhưng năm gần đây .Dân cư tập trung chủ yếu ở thành phố mới ở Miền Nam và duyên hải Thái Bình Dương,với các ngành công nghiệp năng động,kĩ thuật cao,phát triển các ngành dịch vụ.
Câu 8
Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp của Hoa Kì và Ca-Na-da phát triển đến trình độ cao?

Trả lời
- Điều kiện tự nhiên thuận lợi.

- Khoa học kĩ thuật tiên tiến.

-Các hình thức tổ chức sản xuất hiện đại.

Câu 9
Nêu các ngành công nghiệp quan trọng của các nước Bắc Mĩ. Những năm gần đây sản xuất công nghiệp của Hoa Kì biến đổi như thế nào?

Trả lời

Công nghiệp mũi nhọn là các ngành sản xuất máy tự động,ngành điện tử, vi điện tử,ếnản xuất máy bay, tên lửa vũ trụ..
Sự biến đổi trong các ngành công nghiệp là sự xuất hiện “vành đai mặt trời” ở phía tây và phía nam của Hoa Kìvới các ngành công nghiệp kĩ thuật cao,các ngành công nghiệp cơ khí ,luyệ kim,hoá chất ,chế tạo ô tô phát triển ở các thành phố lớn Ca-na-đa và Mê-hi-cô bởi sự đầu tư của các công ty đa quốc gia Hoa Kì.

Câu 10

So sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ

Trả lời

· Giống nhauvề cấu trúc

· Khác nhau

	  Đặc điểm so sánh
	       Bắc Mĩ
	       Nam Mĩ

	Địa hình phía đông


	Núi già A pa lat


	  Các sơn nguyên



	Địa hình phía tây


	Hệ thống Coóc-đi-e chiếm gần ½ địa hình Bắc Mĩ.


	Hệ thống An đét cao hơn, đồ sộ hơn nhưng chiếm diện tích nhỏ hơn Coóc-đi-e .



	Đồng bằng ở giữa
	Cao phía Bắc, thấp dần phía nam
	Là chuỗi đồng bằng nối lièn nhau, là các đồng bằng thấp,trừ đồng bằng Pam-Ma cao.


Câu 11
Trình bày các kiểu moi trường chính ở Trung và Nam Mĩ
Trả lời

	stt
	      Môi trường tự nhiên chính
	     Phân bố

	1
	Rừng xích đạo xanh quanh năm, điển hình nhất trên thế giới
	  Đồng bằng A-ma-dôn

	2
	 Rừng rậm nhiệt đới
	Phía đông eo đất Trung Mĩ và quần đảo ăng-ti

	3
	Rừng thưa và xa van
	phía tây eo đất Trung Mĩ và quần đảo ăng-ti, đòng bằng ô-ri-nô-cô.

	4
	Thảo nguyên
	 Đồng bằng Pam-pa

	5
	Hoang mac, bán hoang mac
	đồng bằng duyên hải phía tây An-đét, cao nguyên Pa-ta-gô-ni-a

	6
	Thiên nhiên thay đổi từ bắc xuống nam, từ chân núi lên đỉnh núi
	Miền núi An-đét


Câu 12

Quá trình đô thị hoá ở Trung và Nam Mĩ có gì khác so với Bắc Mĩ ?
Trả lời

Trung và Nam Mĩ tốc độ đô thị hoá cao nhưng nền kinh tế chậm phát triển dẫn đến nhiều hậu quả nghiem trọng còn ở Bắc Mĩ quá trình đô thị hoá cao đi đôi với nền kinh tế phát triển mạnh.
Câu 13

Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu đất ở Trung và Nam Mĩ ?

Trả lời 
+ Đại điền trang (Mi-ni-fun-®ia) sản xuất trên qui mô lớn, số người tham gia ít nhưng chiếm diÑn tích réng,phÇn lớn là địa chủ.

+Tiểu điền trang(La-ti-fun-®ia) sản xuất trên qui mô nhỏ,sè người tham gia nhiều nhưng diện tích đất đai ít ,chủ yếu là nông dân nhiều người phải đi làm thuê cho các ông chủ.
4.Kiểm tra đánh giá
   - GV: Nhận xét giờ ôn tập nhắc nhở những em chưa chú ý.

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà:

   - Học và trả lời câu hỏi theo nội dung ôn tập.

   - Tiết 53 “ Kiểm tra viết 45’ ”.

V.Rút kinh nghiệm
  Ngày soạn: 

  Ngày giảng: 

             Tiết 53                     kiÓm  tra 1 tiÕt

I. Mục tiêu bài học
     1. Kiến thức:

   - Củng cố những kiến thức cơ bản về tự nhiên, dân cư, kinh tế, xã hội của các khu vực ở Châu Phi.

   - Củng cố những kiến thức tự nhiên, dân cư, kinh tế, xã hội của các khu vực ở Châu Mĩ.

   - Thông qua bài kiểm tra đánh giá khả năng tiếp thu bài của học sinh, nhằm điều chỉnh quá trình giảng dạy, học tập của học sinh và giáo viên.

  2. Kĩ năng
  - Rèn kĩ năng xác định và trả lời đúng câu hỏi.

  - Rèn đức tính trung thực thật thà của học sinh trong quá trình làm bài kiểm tra.

  - Rèn kĩ năng trình bày một vấn đề địa lí.
 3.Thái độ: có ý thúc nghiêm túc trong giờ kiểm tra.
 II. Phương tiện dạy học 
   - GV: Đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm.

   - HS: Ôn tập theo nội dung hướng dẫn.
  III. Tiến trình tổ chức giờ kiểm tra
  1.ổn định tổ chức
   - Kiểm tra sĩ số lớp.

   - Nhắc nhở học sinh trước khi làm bài.

  2. Nội dung kiểm tra
    - GV: Phát đề kiểm tra.

    - Học sinh làm bài
                                       đề kiểm tra
Câu 1: 
 Nêu sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi, khu vực Trung Phi,Nam Phi?

Câu 2

Tại sao phần lớn Bắc Phi và Nam Phi đều nằm trong môi trường nhiệt đới nhưng khí hậu của Nam Phi lại ẩm và dịu hơn so với khí hậu Bắc Phi?

Câu3

Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình bắc Mĩ?

Câu 13

Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu đất ở Trung và Nam Mĩ ?

                                              đáp án
Câu 1 (3 điểm)
 Mỗi ý 1 điểm
	Khu vực
	Đặc điểm chính của nền kinh tế

	Bắc Phi

	- Các nước Bắc Phi có nền kinh tế tương đối phát triển dựa trên cơ các ngành dầu khí du lịch.



	Trung Phi
	- Nền kinh tế của các nước Trung Phi chậm phát triển chủ yếu dựa vào khai thác lâm sản, khoáng sản và trồng cây công nghiệp để xuất khẩu.

	Nam Phi
	- Các nước khu vực Nam Phi Có trình độ phát triển kinh tế rất trênh lệch, Cộng Hoà Nam Phi có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực.


Câu 2 (2 điểm)
Khí hậu của Nam Phi È hơn so với khí hậu của Bắc Phi là do:

-Nam phi có diện tích nhỏ hơn Bắc Phi,lại có ba mặt giáp với đại dương. (1 điểm)
- Nam phi có phần phía đông chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng và gió đông nam thổi từ đại dương vào nên thời tiết quanh năm nóng ẩm và mưa nhiều.(1 điểm)
Câu 3 (3 điểm)
* Hệ thống Coóc đi e ở phía tây.(1 điểm)
- Hệ thống Coóc đi e cao và đồ sộ nằm ở phía tây của lục địa, kéo dài 9000 km, cao trung bình 3000 – 4000 m, gồm nhiều dãy chạy song song so le xen kẽ là các cao nguyên sơn nguyên.

- Miền núi Coóc đi e có nhiều khoáng sản như Đồng, Vàng, quặng đa kim, ura ni….

* Miền đồng bằng ở giữa.(1 ®iÓm)
- Miền đồng bằng trung tâm tựa như một lòng máng khổng lồ cao ở hướng tây bắc và thấp dần về hướng đông nam và hướng nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt khí nóng ở phía nam và những đợt khí lạnh ở phía bắc dễ xâm nhập sâu vào trong nội địa

- Trong miền đồng bằng có nhiều hồ rộng và sông dài

* Miền núi già và sơn nguyên ở phía đông.(1 ®iÓm)
- Phía đông là miền núi già và sơn nguyên chạy theo hướng tây bắc đông nam. Dãy Apa Lát phía bắc cao 400 m đến 500 m, phía nam cao 1000 m đến 1500 m chứa nhiều than, sắt.

Câu 4 (2 điểm)
+ Đại điền trang (Mi-ni-fun-®ia) sản xuất trên qui mô lớn, số người tham gia ít nhưng chiếm diÑn tích réng,phÇn lớn là địa chủ.(1 điểm)
+Tiểu điền trang(La-ti-fun-®ia) sản xuất trên qui mô nhỏ,sè người tham gia nhiều nhưng diện tích đất đai ít ,chủ yếu là nông dân nhiều người phải đi làm thuê cho các ông chủ.(1 điểm)
4. Đánh giá

   - GV: Nhận xét giờ kiểm tra
5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà
   - Chuẩn bị trước bài 47 “ Châu Nam Cực Châu lục lạnh nhất thế giới ”
V.Rút kinh nghiệm

Ngày soạn: 
Ngày giảng: 

                  Chương VII.                  CHÂU NAM CỰC

         Tiết 54.    CHÂU NAM CỰC - CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI

I. Mục tiêu bài học:

  1. Kiến thức
   - Hiểu rõ các hiện tượng và đặc điểm tự nhiên của một châu lục ở vùng địa cực.
   - Một số nét đặc trưng về quá trình khám phá Châu Nam Cực.
  2. Kĩ năng
   - Rèn kĩ năng đọc bản đồ địa ở các vùng địa cực.

   - Giáo dục cho các em tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm, gian khó 
     trong nghiên cứu thám hiển địa lí.
  3.Thái độ: giáo dục lngf yêu thích học bộ môn.
  II. Các phương tiện dạy học
   - Bản đồ Châu Nam Cực.

   - Bản đồ khám phá và nghiên cứu châu nam cực.

   - Một số tranh ảnh về quang cảnh Châu Nam Cực.
 III.Phương pháp giảng dạy
     Phương pháp trực quan,vấn đáp.
 IV. Tiến trình tổ chức bài mới
 1.ổn định tổ chức (1p)
 2. Kiểm tra bài cũ :Không
  3. Bài mới
   - Nam Cực là châu lục lạnh nhất, khắc nghiệt nhất trên thế giới, băng tuyết bao phủ quanh năm, vì thế ở đây không có dân cư sinh sống  .... trừ các nhà khoa học

                            Hoạt động 1: Khí hậu (19p)
Mục tiêu: Thấy được Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới.

Tiến hành

	 Hoạt động của Gv
	      Hoạt động của HS
	              Nội dung

	- GV: Treo bản đồ tự nhiên châu Nam Cực hướng dẫn học sinh quan sát.

? Nêu diện tích Châu Nam Cực?

? Dựa vào bản đồ và H47.1 SGK xác định vị trí địa lí của Châu Nam Cực?

- GV: Hướng dẫn học sinh cách xác định hướng trên bản đồ.

? Với vị trí đó có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của Châu lục?

.

- GV: Để tìm hiểu về chế độ nhiệt của Châu Nam Cực chúng ta hãy phân tích biểu đồ H47.2 SGK 

THẢO LUẬN NHÓM

? Nhiệt độ tháng cao nhất bằng bao nhiêu oC ở tháng mấy?

? Nhiệt độ tháng thấp nhất bằng boa nhiêu oC ở tháng mấy?

? Biên độ dao động nhiệt và rút ra nhận xét về chế độ nhiệt ở Nam Cực?

- GV: Hướng dẫn hs xác định vị trí của hai địa điểm trên.

? Giải thích tại sao cùng ở Nam Cực mà chế độ nhiệt ở hai địa điểm lại khác nhau?

- ? Nhắc lại loại gió chính hoạt động trong khu vực này, chế độ hoạt động như thế nào?

.

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát H47.3 SGK 

? Em có nhận xét gì về bề mặt địa hình của Nam Cực?

- GV: Lớp băng phủ thường xuyên di chuyển từ vùng trung tâm lục địa ra các biển xung quanh gây nguy hiểm cho tầu bè đi lại.

? Sự tan băng ở Châu Nam Cực có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của con người trên Trái Đất?

? Với đặc điểm khí hậu như vậy hệ thực động vật ở đây như thế nào?

 Quan sát trên bản đồ cho biết Nam Cực có những loại khoáng sản nào?


	HS quan sát lược đồ trả lời câu hỏi
- HS: Vị trí đó làm cho khí hậu Châu Nam cực rất lạnh.
- HS: Báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

* Trạm Lít Tơn:

+ Nhiệt độ tháng cao nhất ≈ -10oC T1
+ Nhiệt độ tháng thấp nhất ≈ -72oC T9

+ Biên độ dao động nhiệt ≈ 32oC (Lớn)

+ Khí hậu lạnh lẽo quanh năm.

* Trạm Vô-xtốc.

+ Nhiệt độ cao nhất ≈ -38oC T1
+ Nhiệt độ thấp nhất ≈ -72oC T10
+ Biên độ giao động nhiệt ≈ 34oC

+ Khí hậu quá lạnh giá quanh năm.

HS: Trạm Lít tơn nằm ở gần đại dương hơn.

- HS: Gió đông cực từ tâm lục địa toả ra theo hướng ngược chiều kim đồng hồ với vận tốc 60 km/giờ.

- HS: Cấu tạo gồm hai tầng

+ Tầng đá gốc: Là đá trầm tích , kết tinh, biến chất. Có nhiều dãy núi và thung lũng.

+ Lớp băng phủ: Chiếm 98% diện tích lục địa dày trung bình 2000m có nơi lên tới 3000m thể tích đạt tới 35 triệu km3. 

- HS: Làm ngập nhiều vùng lục địa trên Trái Đất.


	1.Khí hậu
* Vị trí giới hạn

-Diện tích 14,1 triệu km vuông.
- Phần lục địa rong vòng cực nam và các đảo ven lục địa.

* Đặc điểm tự nhiên

- Rất lạnh giá là cực lạnh của trái đất.

- Nhiệt độ quanh năm dưới 0 độ c.

- Nhiệu gió bảo nhất thế giới.

- địa hình là một cao nguyên băng khổng lồ, cao trung bình 2600m.
- Sinh vật: thực vật không có, động vật có khả năng chịu rét giỏi: chim cánh cụt, hải cẩu, cá voi xanh,báo biển... sống ven lục địa.

- Khoáng sản: giàu than đá, sắt,đồng,dầu mỏ,khí tự nhiên.



                     Hoạt động 2: Vài nét về lich sử khám phá và nghiên cứu.(20p)
Mục tiêu: Một số nét đặc trưng về quá trình khám phá Châu Nam Cực.

Tiến hành:

	    Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS
	            Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh đọc nội dung mục 2.

? Châu Nam Cực được phát hiện khi nào, quá trình khám phá Châu Nam Cực diễn ra như thế nào?

? Nam Cực có quyền quản lí của quốc gia nào không , vì sao?

.

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát H47.4 SGK.

? Em có nhận xét gì về sự sống của con người ở Châu Nam Cực?

.    
	- HS: Phát hiện vào cuối thế kỉ XIX (Muộn nhất trên thế giới). Đầu thế kỉ XX con người mới đặt chân lên lục địa, từ 1957 việc nghiên cứu Nam Cực mới được xúc tiến mạnh mẽ.

- HS: 1/12/1959. 12 Quốc gia kí “Hiệp ước Nam Cực” không dòi hỏi phân chia lãnh thổ , tài nguyên
- HS: Khí hậu quá khắc nghiệt không có dân cư sinh sống thường xuyên, chỉ có các trạm nghiên cứu của các nhà khoa học
	2.Vài nét về lich sử kh¸m phá và nghiên cứu.

-Châu Nam Cực được phát hiện và nghiên cứu muộn nhất.
- Chưa có dân sinh sống thường xuyên.




4.Kiểm tra đánh giá (4p)
   ? Nêu những đặc điểm tự nhiên của Châu Nam Cực?

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà (1p)
   - Học và trả lời bài theo câu hỏi cuối bài.

   - Học phần ghi nhớ cuối bài.

   - Làm bài tập trong tập bản đồ.

   - Chuẩn bị trước bài mới, bài 48 “Thiên nhiên Châu Đại Dương”.  
V.Rút kinh nghiệm

Ngày soạn: 

Ngày giảng: 

                        Chương IX.         CHÂU ĐẠI DƯƠNG

                 Tiết 55.               THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
 I. Mục tiêu bài học
     1. Kiến thức
   - Biết tên, vị trí địa lí của bốn nhóm đảo thuộc vùng đảo Châu Dương.

   - Hiểu được đặc điểm về tự nhiên của lục địa Ôx-trây-li-a và các nhóm đảo thuộc Châu Đại Dương.

  2. Kĩ năng
   - Biết quan sát, phân tích các bản đồ, biểu đồ tranh ảnh đeer nắm được kiến thức.

 II. Các phương tiện dạy học 
   - Bản đồ Châu Đại Dương.

   - Một số ảnh về cảnh quan tự nhiên.
III.Phương pháp giảng dạy
  Phương pháp trực quan, vấn đáp.
IV. Tiến trình tổ chức bài mới
  1.ổn định tổ chức (1p)
  2. Kiểm tra bài cũ (5p)
   ? Trình bày đặc điểm tự nhiên của Châu Nam Cực?

  3.Bài mới
                         Hoạt động 1: Vị trí địa lí, địa hình.(17p)
Mục tiêu: Thấy được vị trí địa lí của bốn nhóm đảo thuộc vùng đảo Châu Dương.

Tiến hành:

	   Hoạt động của GV
	    Hoạt động của HS
	     Nội dung

	- GV: Hướng dẫn hs quan sát bản đồ Châu Đại Dương, kết hợp với quan sát H48.1 SGK.

? Hãy xác định vị trí của lục địa Ôx-trây-li-a và các đảo lớn?

? Xác định các nhóm đảo lớn ở Châu Đại Dương?

- GV: Vị trí nằm giữa Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương chịu ảnh hưởng rất lớn của những cơn bão đặc biệt là những cơn bảo nhiệt đới. Nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương thường xuyên có những trận động đất , núi lửa phun, sóng thần.


	- HS: Xác định trên bản đồ tự nhiên. Nằm ở phía tây của kinh tuyến 180o là lục địa Ôx-trây-li-a và các đảo lục địa Niu-di-lân, Pa-pua-niu-ghi-nê ....
- HS: Xác định trên bản đồ.

+ Nhóm đảo Mê-la-nê-di nằm ở phía bắc và đông bắc của lục địa Ôx-trây-li-a, là những đảo núi lửa.

+ Mi-crô-nê-di: Nằm ở phía bắc và đông bắc Mê-la-nê-di là những đảo san hô.

+ Pô-li-nê-di: Ở phía đông của kinh tuyến 180o là những đảo núi lửa và đảo san hô.


	1.Vị trí địa lí, địa hình
Châu Đại dương gồm: 

+ lục địa ỗ-trây-li-a.

+ Bồn quần đảo 

- Quần đảo Mê-la-nê-di: 

Nguồn gốc từ đảo núi nửa.

-Quần đảo Niu-di-len: Nguồn gốc từ đảo lục địa.

-Quần đảo Mi crô-nê-di: Nguồn gốc từ đảo lục địa.
Quần đảo Pô-li-nê-di: nguồn gốc từ đảo núi nửa và san hô.




                     Hoạt động 2:Khí hậu, thực động vật.(17p)
Mục tiêu:  Hiểu được đặc điểm về tự nhiên của lục địa Ôx-trây-li-a và các nhóm đảo thuộc Châu Đại Dương.
Tiến hành:
	  Hoạt động của GV
	   Hoạt động của HS
	      Nội dung

	? Dựa vào bản đồ xác định vị trí của hai trạm Gu-am và Nu-mê-a?

.

THẢO LUẬN NHÓM

? Quan sát H48.2 đọc và phân tích nhiệt độ và lượng mưa của hai trạm, rút ra nhận xét về khí hậu của các đảo ở Châu Đại Dương?

? Dựa vào kết quả đo đọc trên biểu đồ nhận xét sự phân hoá khí hậu của các đảo?

? Nguyên nhân tại sao như vậy? 

? Với đặc điểm khí hậu như vậy thảm thực vật ở đây như thế nào?
? Tại sao Lục địa ôx- trây li-a có những động vật duy nhất độc đáo trên thế giới? Kể cả các loài thú, loài cây độc đáo
? Chiếm diện tích lớn nhất ở lục địa Ôx-trây-li-a là môi trường nào?

? Yếu tố nào làm cho phần lớn lục địa Ôx-trây-li-a là môi trường hoang mạc?

? Tai sao nói quần đảo Niu-di-lân và phía nam của lục địa Ôx-trây-li-a có khí hậu ôn đới? 

? Với tình trạng ô nhiễm môi trường và sự thay đổi khí hậu toàn cầu hiện nay có ảnh hưởng như thế  nào đến Châu Đại Dương?


	- HS: Gu-am nằm ở vĩ độ 15oB, Nu-mê-a nằm gần chí tuyến nam.
- HS: Thảo luận luận và báo cáo kết quả.

* Trạm Gu-am: 

+ Nhiệt độ tháng cao nhất:  ≈ 28oC

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất: ≈ 25oC 

→ Biên độ dao động nhiệt: ≈ 3oC

+ Lượng mưa cao nhất: ≈ 380 mm

+ Lượng mưa thấp nhất: ≈ 60 mm

→ Lượng mưa lớn phân bố tương đối đồng đều trong năm.

* Trạm Nu-mê-a:

+ Nhiệt độ tháng cao nhất:  ≈ 27oC

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất: ≈ 20oC 

→ Biên độ dao động nhiệt: ≈ 7oC

+ Lượng mưa cao nhất: ≈ 180 mm

+ Lượng mưa thấp nhất: ≈ 50 mm

→ Lượng mưa tương đối lớn phân bố tương đối đồng đều trong năm.

Nhận xét: khí hậu nóng quanh năm, lượng mưa lớn phân bố tương đối đồng đều quanh năm ( Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm).
- HS: Các đảo ở phía bắc có khí hậu nóng ẩm điều hoà hơn các đảo ở phía nam.

- HS: Do các đảo ở phía nam nằm ở những vĩ độ cao hơn.
- HS: Chiếm diện tích lớn nhất ở lục địa Ôx-trây-li-a là môi trường hoang mạc.
 HS: Do ảnh hưởng của địa hình, các dòng biển lạnh, gió tây ôn đới.....

- HS: Ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của dân cư Châu Đại Dương.
	2.Khí hậu, thực động vật.

- Phần lớn các đảo có khí hậu nhiệt đới nóng,ẩm điều hoà, mưa nhiều, giới sinh vật các đảo phong phú.
- Lục địa ôx- trây li-a khí hậu khô hạn, hoang mạc chiếm diện tích lớn, sinh vật độc đáo.

- Động vật thú có túi, cáo mỏ vịt.

- Nhiều loài bạch đàn.

- Biển và đại dương là nguồn tài nguyên quan trọng của châu lục.



4. Kiểm tra đánh giá (4p)
  ? Nguyên nhân nào khiến cho các đảo, quần đảo ở Châu Đại Dương được gọi là “Thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương.

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà (1p)
   - Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

   - Học thuộc phần ghi nhớ cuối bài 

   - Làm bài tập trong tập bản đồ.

   - Chuẩn bị trước bài 49 “Dân cư Châu Đại Dương”

V.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 

Ngày giảng: 

         Tiết 56.                  DÂN CƯ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
 I. Mục tiêu bài học
     1. Kiến thức:

    - Nắm vững đặc điểm dân cư và lịch sử phát triển kinh tế - xã hội Châu Đại Dương, đặc biệt là của Ôx-trây-li-a và Niu-di-lân.

   - Hiểu rõ mối quan hệ giữa các điều kiện tự nhiên với sự phân bố dân cư, sự phát triển công, nông nghiệp.

  2. Kĩ năng
   - Củng cố kĩ năng đọc, phân tích, nhận xét nội dung các lược đồ, bảng số lệu.

 II. Các Phương tiện dạy học 
   - Bản đồ phân bố dân cư và đô thị ở Ôx-trây-li-a.

   - Bản đồ kinh tế Ôx-trây-li-a.

   - Ảnh về thổ dân ở Ôx-trây-li-a, ảnh về cảnh chăn nuôi khai khoáng.
 III.Phương pháp giảng dạy
  Phương pháp trực quan, vấn đáp.
 IV. Tiến trình tổ chức bài mới
 1.ổn định tổ chức (1p)
 2. Kiểm tra bài cũ (5p)
   ? Trình bày đặc điểm khí hậu thực vật và động vật ở Châu Đại Dương?
3.Bài mới

                   Hoạt động 1:  Dân cư (17p)
Mục tiêu :
- Nắm vững đặc điểm dân cư và lịch sử phát triển kinh tế - xã hội Châu Đại Dương, đặc biệt là của Ôx-trây-li-a và Niu-di-lân.
Tiến hành: 
	   Hoạt động của GV
	    Hoạt động của HS
	             Nội dung

	- GV: Hướng dẫn hs đọc bảng số liệu SGK.

THẢO LUẬN NHÓM

? Qua đọc bảng số liệu hãy nhận xét về mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia thuộc Châu Đại Dương?

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát trênbản đồ dân cư và đô thị Châu Đại Dương.

? Quan sát trên bản đồ rút ra nhận xét về sự phân bố dân cư và đô thị ở Châu Đại Dương?

.

? Thành phần dân cư Châu Đại Dương có đặc điểm gì?


	- HS: Báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

+ Mật độ dân số trung bình toàn châu lục rất thấp 

+ Tỉ lệ dân thành thị rất cao 69% năm 2001. Tỉ lệ dân thành thị ở Ôx-trây-li-a và Niu-di-len cao hơ các quốc gia khác.
- HS: Xác định trên bản đồ. Sự phân bố dân cư và đô thị ở Châu Đại Dương không đồng đều.

Tập trung chủ yếu ở dải đất phía đông và phía đông nam của Ôx –trây-li-a,bắc Niu-di-len và ở Pa-puaNiu Ghi-nê. 

HS: 20% người bản địa,80% người nhập cư
	1.Dân cư.
-Dân cư phân bố không đồng đều,có mật độ dân số thấp nhất thế giới.
- Tỉ lệ dân thành thị cao tập trung chủ yếu ở ễx-trõy-li-a và Niu-di-len .
-Dân cư gồm 2 thành phần chính : 20% người bản dại, 80% người nhập cư.




                       Họat động 2: Kinh tế.(17p)
Mục tiêu:   - Hiểu rõ mối quan hệ giữa các điều kiện tự nhiên với sự phân bố dân cư, sự phát triển công, nông nghiệp.

Tiến hành:
	  Hoạt động của GV
	  Hoạt động của HS
	         Nội dung

	- GV: Hướng dẫn hs đọc phân tích bảng số liệu SGK.

? Dựa vào bảng số liệu SGK nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của một số quốc gia ở Châu Đại Dương?

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát trên bản đồ kinh tế và lược đồ H49.3 SGK.

? Nhận xét về nguồn tài nguyên khoáng sản và sự phân bố ở Châu Đai Dương?

? Dựa vào lược đồ kể tên các sản phẩm nông nghiệp chính và nêu sự phân bố?

?Nêu sự khác biệt về kinh tế của  Ô-xtrây-lil-a và Niu-di-len với các quốc đảo khác 

	- HS: Trình độ phát triển kinh tế của một số quốc gia Châu Đại Dương không đồng đều, Phát triển nhất là Ôx-trây-li-a và Niu-di-len. 

- HS: Khoáng sản có trữ lượng lớn tập trung trên các đảo lớn thuộc tây Thái Bình Dương.

- HS: Trình bày trên bản đồ gồm: Củ cải đường, cam, chanh, táo, nho, mía .... phân bố ở ven biển và trên các đảo
HS: Ô-xtrây-lil-a và Niu-di-len là 2 nước có nền kinh tế phát triển hơn cả, các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ rất phát triển.Các quốc đảo còn lại là những nước đang phát triển , kinh tế dựa vào chủ yếu khai thác tài nguyên thiên nhiên, các loại khoáng sản, nông sản xuất khẩu,dựa vào các nguồn lợi hải sản .Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm là ngành phát triển nhất.

	2.Kinh tế

-Trình độ phát triển kinh tế của một số quốc gia Châu Đại Dương không đồng đều, Phát triển nhất là Ôx-trây-li-a và Niu-di-len. 



4. Kiểm tra đánh giá (4p)
   ? Nêu sự khác biệt về kinh tế của Ôx-trây-li-a và Niu-di-len với các quốc đảo còn lại của Châu Đại Dương?

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà (1p)
   - Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

      - Chuẩn bị trước bài 50 “Thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ôx-trây-li-a”

V.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 
Ngày giảng: 

                      Tiết 57.                      THỰC HÀNH:

VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA ÔX-TRÂY-LI-A

 I. Mục tiêu bài học:

     1. Kiên thức
   - Nắm vững đặc điểm địa hình Ôx-trây-li-a.

   - Hiểu rõ đặc điểm khí hậu (Chế độ nhiệt, chế độ mưa, lượng mưa) đại diện của ba địa điểm đại diện cho ba kiểu khí hậu khác nhau Ôx-trây-li-a và nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau đó.

  2. Kĩ năng
   - Rèn kĩ năng đọc, phân tích, nhận xét các biểu đồ khí hậu. Các lược đồ và phát triển tư duy để giải thích các hiện tượng địa lí, giúp học sinh có khả năng tự học trong quá trình học tập.
3.Thái độ: Giáo dục lòng yêu thích môn học.
 II. Phương tiện dạy học 
   - Bản đồ tự nhiên Châu Đại Dương.

   - Lát cắt địa hình Ôx-trây-li-a. 

   - Lược đồ hướng gió, lượng mưa.

   - Biểu đồ khí hậu.
 III.Phương pháp giảng dạy
  Phương pháp thực hành.
 IV. Tiến trình thực hiện bài thực hành
  1.ổn định tổ chức (1p)
  2. Kiểm tra bài cũ:Không
  3.Bài mới
                          Hoạt động 1: Bài tập 1 (21p)
Mục tiêu: nắm vững địa hình của Ôx-trây-li-a.

Tiến hành:
	  Hoạt động của GV
	    Hoạt động của HS 
	       Nội dung

	- GV: Yêu cầu học sinh đọc nội dung bài thực hành và quan sát H50.1 SGK Và xác định tuyến cắt trên bản đồ.

THẢO LUẬN NHÓM

? Địa hình có thể chia thành mấy  khu vực?

? Trình bày đặc điểm địa hình và độ cao chủ yếu của mỗi khu vực?
? Ngọn núi cao nhất nằm ở đâu? Cao khoảng bao nhiêu?

	HS: Báo cáo kết quả thảo luận nhóm.
HS: Thảo luận và báo cáo kết quả.
2
	1.Bài tập 1
- Địa hình có thể chia thành 4 khu vực.

+ Đồng bằng ven biển.

+ Cao nguyên tây Ôx-trây-li-a.

+ Đồng bằng trung tâm.

+ Dãy núi đông Ôx-trây-li-a.

- Đặc điểm, độ cao.

+ Đồng bằng ven biển là vùng duyên hải có độ cao không quá 100m, nghiêng dần từ nội địa ra biển.

+ Đồng bằng trung tâm có hình lòng chảo, phía đông cao hơn phía tây cao trung bình 100m

+ Cao nguyên tây Ôx-trây-li-a, địa hình tương đối bằng phẳng nghiêng dần sang hướng đông, hai bờ có các dãy núi thấp che chắn. 

+ Dãy núi đông Ôx-trây-li-a cao hiểm trở, sườn đông gần như dựng đứng, có đỉnh Rao-đơ-mao cao khoảng 1500m




                                                  Hoạt động 2: bài tập 2

Mục tiêu:- Hiểu rõ đặc điểm khí hậu (Chế độ nhiệt, chế độ mưa, lượng mưa) đại diện của ba địa điểm đại diện cho ba kiểu khí hậu khác nhau Ôx-trây-li-a và nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau đó.

Tiến hành:

	  Hoạt động của Gv
	         hoạt động của HS
	      Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh đọc nội dung bài tập 2.

THẢO LUẬN NHÓM

?  Dựa vào lược đồ H50.2 SGK hãy cho biết có những loại gió và hướng gió thổi đến lục địa Ôx-trây-li-a?

? Dựa vào lược đồ và phân tích biểu đồ cho biết sự phân bố lượng mưa? giải thích sự phân bố đó? 

? Trình bày sự phân bố hoang mạc ở lục địa Ôx-trây-li-a và giải thích tại sao hoang mạc lại phân bố như vậy?


	- HS: Báo cáo kết quả thảo luận nhóm. 

Giải thích: 

-+Trạm Britxbên: ảnh hưởng của dòng biển nóng phía đông,gió tín phong thổi thường xuyên.

+ Trạm Alixơxprinh: Nằm trung tâm lục địa xa biển, ảnh hưởng ủa chí tuyến nam. đại hìn thấp, núi cao xung quanh.

+ Trạm Pớc: Ảnh hưởng của dòng biển lạnh tây Ôx-trây-li-a, gió tây ôn đới. khí hậu khô hạn.ốnH: 


	2. Bài tập 2.

- Các loại gió:

+ Gió mùa: Thổi từ hướng đông bắc, tây bắc vào lục địa.

+ Gió tín phong: Thổi từ hướng đông nam vào lục địa.

+ Gió tây ôn đới: Thổi từ hướng tây bắc vào lục địa.

- Lượng mưa phân bố không đồng đều.

+ Trạm Britxbên: Lượng mưa lớn phân bố tương đối đồng đều trong năm (1150mm)

+ Trạm Alixơxprinh: Lượng mưa ít 247mm, do nằm sâu trong nội địa.

+ Trạm Pớc: Lượng mưa trung bình 883mm. Mưa theo mùa. Do nằm sát dòng biển lạnh.

- Hoang mạc nằm ở phần trung tâm và ở phần phía tây của lục địa do ảnh hưởng của dãy đông Ôx-trây-li-a và dòng biển lạnh tây Ôx-trây-li-a → Lượng mưa ít hình thành nên hoang mạc.




4.Kiểm tra đánh giá (2p)
   - GV: Nhận xét giờ thực hành.

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà (1p)
   - Hoàn thành nội dung bài tập trong tập bản đồ.

   - Chuẩn bị trước bài 51 “ Thiên nhiên Châu Âu”.

V. Rút kinh nghiệm

Ngày soạn: 
Ngày giảng: 
                Chương X.                                CHÂU ÂU

            Tiết 58.                       THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU
 I. Mục tiêu bài học:

     1. Kiến thức:

   - Nắm vững vị trí địa lí, hình dạng, kích thước lãnh thổ để thấy được Châu Âu là Châu lục nằm ở đới ôn hoà với nhiều bán đảo.

   - Nắm vững các đặc điểm tự nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi của Châu Âu.

  2. Kĩ năng:

   - Dựa vào bản đồ tự nhiên học sinh xác định được vị trí địa lí, đặc điểm của bờ 
    biển và các đặc điểm tự nhiên của thiên nhiên Châu Âu.
   3.Thái độ: giaá dục lòng yêu thích môn học.
 II. Phương tiện dạy học 
   - Bản đồ tự nhiên Châu Âu.

   - Lược đồ khí hậu Châu Âu.
 III.Phương pháp giảng dạy

    Phương pháp thực hành

 IV. Tiến trình tổ chức bài mới
  1.Ổn định tổ chức(1p)
  2. Kiểm tra bài cũ(5p)
   - Kiểm tra nội dung bài tập thực hành của học sinh.

  3. Bài mới:

   - Châu Âu là một bộ phận của lục địa Á - Âu, nằm trong đới khí hậu ôn hoà, thiên nhiên được con người khai thác tư lâu đời và ngày càng được con người sử dụng có hiệu quả. Vậy cụ thể Châu Âu có vị trí địa lí, địa hình, khí hậu, sông ngòi, thực vật như thế nào? → Bài mới.
                                     Hoạt động 1: Vị trí, địa hình (17p)
Mục tiêu:   - Nắm vững vị trí địa lí, hình dạng, kích thước lãnh thổ để thấy được Châu Âu là Châu lục nằm ở đới ôn hoà với nhiều bán đảo.

Tiến hành:

	  Hoạt động của GV
	   Hoạt động của hs
	   Nội dung

	- GV: Hướng dẫn hs quan sát bản đồ tự nhiên treo tường, kết hợp với quan sát trên hình 51.1 SGK.

- Châu Âu là châu lục thuộc lục địa Á - Âu. Diện tích 10 tr km2
THẢO LUẬN NHÓM

? Dựa vào bản đồ cho biết Châu Âu nằm giữa những vĩ độ nào, chủ yếu nằm trong môi trường nào trên Trái Đất?

? Xác định độ dài của đường biển và nhận xét hình dạng của đường bờ biển?

? Chỉ trên bản đồ các biển, bán đảo quanh Châu Âu?

THẢO LUẬN NHÓM

? Quan sát trên bản đồ và trên H51.1 SGK hãy xác định ở Châu Âu có những dạng địa hình nào, sự phân bố của những dạng địa hình đó?

.

? Xác định trên bản đồ các dãy núi, các đồng bằng nói trên?


	- HS: Báo cáo kết qủa thảo luận nhóm: Nằm giữa vĩ độ 36oB → 71oB. Nằm chủ yếu trong môi trường đới ôn hoà.

- HS: Châu Âu có đường bờ biển dài 43000km, bị cắt sẻ mạnh tạo thành nhiều vũng vịnh ăn sâu vào đất liền, tạo thành nhiều đảo, bán đảo.

- HS: Thực hiện trên bản đồ.

- HS: Có ba dạng địa hình chính.

+ Đồng bằng kéo dài từ tây sang đông chiếm 2/3 diện tích.

+ Núi già nằm ở phần phía bắc và phần trung tâm của châu lục.

+ Núi trẻ nằm ở phía nam
- HS: Xác định trên bản đồ.


	1. Vị trí, địa hình.

- Châu Âu là châu lục thuộc lục địa Á - Âu. Diện tích 10 tr km2

- Nằm giữa vĩ độ 36oB → 71oB. Nằm chủ yếu trong môi trường đới ôn hoà.

- Phía tây ngăn cahc svơi Châu Âu bởi dãy U-ran.3 phía còn lại giáp với biển và đại dương.

- Bờ biển bị cắt sẻ nhiều ăn sâu vào nội địa tạo nhiều bán đảo.



                         Hoạt động 2: Khí hậu, sông ngòi, thực vật.(17p)
Mục tiêu:Nắm vững các đặc điểm tự nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi của Châu Âu.
Tiến hành:
	  Hoạt động của GV
	  Hoạt động của HS
	        Nội dung

	GV: Hướng dẫn hs quan sát H51.2 SGK .

? Ở Châu Âu có nhưng kiểu khí hậu nào, kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất, phân bố như thế nào?

? Nhận xét về sự phân hoá của khí hậu?

? Nhắc lại đặc điểm của các kiểu khí hậu đó?

.
? Dựa vào bản đồ nhận xét về mật độ sông ngòi ở Châu Âu, chỉ một số hệ thống sông lớn ở đây?

THẢO LUẬN NHÓM

? Dựa vào lược đồ H51.2 SGK và những kiến thức về khí hậu đã học cho biết thảm thực vật thay đổi như thế nào (Trình bày trên bản đồ treo tường)?


	- HS: Ôn đới hải dương: có lượng mưa lớn, mùa hạ mát, mùa đông ấm.

    Ôn đới lục địa: Mưa ít mùa đông lạnh có băng tuyết, mùa hạ tương đồi nóng.

   Địa Trung Hải: Nhiệt độ cao, lượng mưa ít, mưa về mùa thu đông.
- HS: Châu Âu có mật độ sông khá dày, đặc lượng nước dồi dào.

- HS: Trình bày trên bản đồ treo tường: Ven biển phía tây là rừng là rộng, vào sâu trong nội địa là rừng là kim, đông nam là thảo nguyên, nam là rừng lá cứng.
	2. Khí hậu, sông ngòi, thực vật.

* Khí hậu: 

- Khí hậu ôn đới hải dương phân bố ở phía tây.

- Khí hậu ôn đới lục địa phân bố ở phía đông (Chiếm diện tích lớn nhất)

- Khí hậu hàn đới phân bố ở phía bắc (Chiếm diện tích nhỏ nhất)

- Khí hậu Địa trung hải phân bố ở phía nam.

→ Khí hậu Châu Âu phân hoá từ đông sang tây, từ bắc xuống nam.

Sông ngòi: Châu Âu có mật độ sông khá dày, đặc lượng nước dồi dào.
* Thực vật: 

- Thực vật thay đổi từ bắc xuống nam, từ đông sang tây theo sự thay đổi của lượng mưa,nhiệt độ.


4.Kiểm tra đánh giá (4p)
   ? Giải thích tại sao phía tây có khí hậu ấm áp, mưa nhiều hơn phía đông?

   - HS: Phía tây chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió tây ôn đới, đường bờ biển bị chia cắt mạnh, gió tây ôn đới. Phía đông do nằm sâu trong nội địa lại bị Châu Á che chắn nên khô hạn hơn.

 5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà (1p)
   - Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

   - Làm bài tập trong tâp bản đồ thực hành.

   - Chuẩn bị trước bài mới, bài 52 “ Thiên nhiên Châu Âu (tiếp theo)”.

V.Rút kinh nghiệm

Ngày soạn: 
Ngày giảng: 
                  Tiết 59.                 THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU (tiếp theo)
I. Mục tiêu bài học:

     1. Kiến thức:

   - Nắm vững đặc điểm của các môi trường ở Châu Âu.

   + Đặc điểm môi trường ôn đới hải dương.

    + Đặc điểm môi trường ôn đới lục địa.

    + Đặc điểm của môi trường Địa Trung Hải.

    + Đặc điểm của môi trường núi cao.

    2. Kĩ năng:

   - Rèn kĩ năng phân tích lược đồ, sơ đồ và rút ra đặc điểm khí hậu của từng khu vực.
 3.Thái độ: yêu thích môn học.
 II. Phương tiện dạy học 
   - Bản đồ các kiểu khí hậu Châu Âu.

   - Một số hình ảnh của môi trường tự nhiên ở Châu Âu.
 III.Phương pháp giảng dạy

  Phương pháp trực quan, vấn đáp.
 IV. Tiến trình tổ chức bài mới
 1.Ổn định tổ chức (1p)
 2. Kiểm tra bài cũ(5p)
   ? Dựa vào bản đồ trình bày vị trí địa lí, địa hình của Châu Âu?

   - Diện tích trên 10tr km2.

   - Nằm giữa các vĩ độ 36oB - 71oB (Chủ yếu nằm trong đới ôn hoà)

   - Có ba mặt giáp biển và đại dương, đường bờ biển dài 43 000km. bờ biển cắt sẻ mạnh tại thành nhiều bán đảo, vịnh biển.

   - Địa hình có ba dạng chính:

    + Đồng bằng kéo dài từ tây sang đông chiếm 2/3 diện tích .

    + Núi già nằm ở phía bắc và phần trung tâm.

    + Núi trẻ nằm ở phía nam.

  3. Bài mới:

   - Châu Âu trải dài theo hướng vĩ tuyến nằm trong đới khí hậu ôn hoà. Môi trường tự nhiên phân hoá đa dạng: Gồm môi trường ôn đới hải dương, lục địa, Địa Trung Hải và núi cao. Vậy đặc điểm cụ thể của từng kiểu môi trường này như thế nào → Bài mới.
	  Hoạt động của GV
	  Hoạt động của HS
	   Nội dung

	- GV: Hướng dẫn hs quan sát trên bản đồ khí hậu.

? Xác định vị trí giới hạn của môi trường trên bản đồ?

THẢO LUẬN NHÓM

? Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa H52.1 và rút ra nhận xét về đặc điểm khí hậu?

.

? Nhận xét về đặc điểm khí hậu của môi trường ôn đới hải dương?

? Với đặc điểm khí hậu như vậy sông ngòi và hệ thực động vật ở đây như thế nào?

? Xác định vị trí của môi trường ôn đới lục địa trên bản đồ?

? Phân tích biểu đồ H52.2 SGK và rút ra nhận xét về khí hậu?

? Qua kết quả báo cáo hãy rút ra nhận xét về đặc điểm khí hậu của môi trường ôn đới lục địa?

? Với đặc điểm khí hậu như vậy có ảnh hưởng như thế nào đến  chế độ nước sông ngòi và hệ thực vật ở đây?

? Xác định vị trí của môi trường Địa Trung Hải trên bản đồ?

THẢO LUẬN NHÓM

? Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa H52.3 và rút ra đặc điểm khí hậu của môi trường Địa Trung Hải?

? Qua kết quả báo cáo hãy rút ra nhận xét về đặc điểm khí hậu của môi trường Địa Trung Hải?

? Với đặc điểm địa hình và khí hậu như vậy sông ngòi và hệ thực động vật ở đây như thế nào?

? Địa hình núi trẻ phân bố ở khu vực nào của Châu Âu, em hãy xác định trên bản đồ?

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát H52.4 SGK.

? Trên sườn núi An Pơ có những vành đai thực vật nào, độ cao của từng vành đai?
? Tại sao thảm thực vật lại thay đổi như vậy?

? Sự phân hoá của thảm thực vật theo độ cao giống với sự phân hoá nào mà chúng ta đã học?


	- HS: Xác định trên bản đồ.

- HS: Báo cáo kết quả thảo luận.

+ Nhiệt độ tháng cao nhất T7: 18oC

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất T1: 8oC

+ Mùa mưa nhiều: T10 - T1.

+ Mùa mưa ít: T2 - T9.

→ Tổng lượng mưa 820mm.
- HS: Mùa đông ấm, mùa hạ mát, lượng mưa tương đối lớn và phân bố tương đối đồng đều quanh năm.

- HS: Sông ngòi nhiều nước, thực vật là rừng lá rộng.
- HS: Xác định trên bản đồ.
- HS: Báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

+ Nhiệt độ tháng cao nhất T7: 20oC

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất: T1: - 12oC

+ Mùa mưa: Từ tháng 5 - 10.

+ Mùa khô: Từ tháng 11 - 4.

+ Tổng lượng mưa: 443mm.

- HS: Mùa hạ nóng, mùa đông rất lạnh có băng tuyết bao phủ, lượng mưa ít (Đây là kiểu khí hậu khắc nghiệt)

- HS: Sông ngòi đóng băng vào mùa đông, mùa xuân hạ sông ngòi nhiều nước. Thực vật thay đổ từ bắc xuống nam (Rừng, thảo nguyên chiếm phần lớn diện tích).

- HS: Nằm ở phía nam của châu lục.

- HS:

+ Nhiệt độ tháng cao nhất T7: 25oC 

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất T1: 10oC.

+ Mùa mưa: T10 - T3.

+ Mùa khô: T4 - T9
+ Tổng lượng mưa: 711mm 

- HS: Nhiệt độ cao quanh năm, mùa hạ khô nóng, mưa về mùa thu đông.

- HS: Sông ngòi ngắn và dốc, lũ vào mùa thu đông, cạn vào mùa hạ. Thực vật thích nghi với điều kiện khô hạn trong mùa hạ là kiểu rừng là cứng xanh quanh năm.

- HS: Phía nam của Châu Âu là là những dãy núi trẻ cao và đồ sộ.

- HS: 

+ 200 - 800m: Đồng ruộng làng mạc.

+ 800m - 1800m: Rừng hỗn giao.

+ 1800m - 2200m: Rừng lá kim.

+ 2200m - 3000m: Đồng cỏ núi cao.

+ Trên 3000m: Băng tuyết phủ vĩnh viễn.

- HS: Giống với sự phân hoá của thảm thực vật từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao.
	3. Các môi trường tự nhiên.

a. Môi trường ôn đới hải dương.(11p)
- Khí hậu: Mùa đông ấm, mùa hạ mát, lượng mưa tương đối lớn và phân bố tương đối đồng đều quanh năm.

- Sông ngòi nhiều nước, thực vật là rừng lá rộng.

b. Môi trường ôn đới lục địa.(11p)
- Khí hậu: Mùa hạ nóng, mùa đông rất lạnh có băng tuyết bao phủ, lượng mưa ít (Đây là kiểu khí hậu khắc nghiệt).

- Sông ngòi đóng băng vào mùa đông, mùa xuân hạ sông ngòi nhiều nước. Thực vật thay đổ từ bắc xuống nam (Rừng, thảo nguyên chiếm phần lớn diện tích).

c. Môi trường Địa Trung Hải.(11p)
- Khí hậu: Nhiệt độ cao quanh năm, mùa hạ khô nóng, mưa về mùa thu đông. 

- Sông ngòi ngắn và dốc, lũ vào mùa thu đông, cạn vào mùa hạ. 

- Thực vật thích nghi với điều kiện khô hạn trong mùa hạ là kiểu rừng là cứng xanh quanh năm.

d. Môi trường núi cao.(11p)
- Càng lên cao nhiệt độ và lượng mưa càng giảm, thảm thực vật cũng thay đổi theo.


4.Kiểm tra đánh giá (4p)
   ? Trình bày đặc điểm khí hậu, thực vật, sông ngòi của các môi trường tự nhiên của Châu Âu?

   - HS: Trình bày trên bản đồ

5.Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà(1p)
   - Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

   - Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

   - Chuẩn bị trước bài 53 “ Thực hành”

V. Rút kinh nghiệm

Ngày soạn: 
Ngày giảng:

Tiết 60.    THỰC HÀNH: ĐỌC. PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU

I. Mục tiêu bài học: 

1. Kiến thức:

- Học sinh nắm vững các đặc điểm khí hậu và sự phân bố thực vật của Châu Âu.

2. Kĩ năng:

- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng đọc, ohân tích lược đồ, biểu đồ khí hậu từ đó rút ra kiến thức.
3.Thái độ: giáo duạclòng yêu thích môn học.
II. Phương tiện dạy học 
- Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa phóng to.

- Sơ đồ thảm thực vật ở một số vùng của Châu Âu.

- Lược đồ khí hậu Châu Âu.
III.Phương pháp giảng dạy

Phương pháp thực hành

IV. Tiến trình tổ chức bài mới
1.Ổn định tổ chức(1p)
2. Kiểm tra bài cũ(5p)
? Trình bày đặc điểm các môi trường tự nhiên Châu Âu?

 * Môi trường ôn đới hải dương.

- Khí hậu: Mùa đông ấm, mùa hạ mát, lượng mưa tương đối lớn và phân bố tương đối đồng đều quanh năm.

- Sông ngòi nhiều nước, thực vật là rừng lá rộng.

* Môi trường ôn đới lục địa.

- Khí hậu: Mùa hạ nóng, mùa đông rất lạnh có băng tuyết bao phủ, lượng mưa ít (Đây là kiểu khí hậu khắc nghiệt).

- Sông ngòi đóng băng vào mùa đông, mùa xuân hạ sông ngòi nhiều nước. Thực vật thay đổ từ bắc xuống nam (Rừng, thảo nguyên chiếm phần lớn diện tích).

* Môi trường Địa Trung Hải.

- Khí hậu: Nhiệt độ cao quanh năm, mùa hạ khô nóng, mưa về mùa thu đông. 

- Sông ngòi ngắn và dốc, lũ vào mùa thu đông, cạn vào mùa hạ. 

- Thực vật thích nghi với điều kiện khô hạn trong mùa hạ là kiểu rừng là cứng xanh quanh năm.

* Môi trường núi cao.

- Càng lên cao nhiệt độ và lượng mưa càng giảm, thảm thực vật cũng thay đổi theo.

3. Bài mới:

- Chúng ta đã tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên Châu Âu. Vậy để củng cố lại những kiến thức đặc biệt là khí hậu và sự phân hoá về tự nhiên

	    Hoạt động của GV và HS
	                       Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh đọc phần 1 các yêu cầu của nội dung thực hành.

? Dựa vào H51.2 và bản đồ tự nhiên Châu Âu cho biết vì sao ở cùng vĩ độ những nước ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn Ai-xơ-len?

- GV: Hướng dẫn hs quan sát đường đẳng nhiệt tháng giêng ở Châu Âu H51.2 và trên bản đồ khí hậu.

? Nhắc lại khại niệm đường đẳng nhiệt?

- HS: Là đường nối những điểm có cùng nhiệt độ.

THẢO LUẬN NHÓM

? Dựa vào H51.2 và lược đồ khí hậu Châu Âu (chú ý quan sát các đường vĩ tuyến), Nhận xét sự thay đổi vị trí của các đường đẳng nhiệt ở phía đông và phía tây, từ đó rút ra nhận xét về đặc điểm khí hậu của Châu Âu về mùa đông?

- HS: Đầu phía tây của đường đẳng nhiệt nằm ở vĩ độ cao hơn, phía đông nằm ở vĩ độ thấp hơn ....

? Dựa vào H51.2 và bản đồ khí hậu nêu tên và so sánh các vùng có những kiểu khí hậu đó?

- GV: Hướng dẫn hs đọc nội dung yêu cầu phần 2 của bài thực hành.

THẢO LUẬN NHÓM THEO CÂU HỎI SGK

? Phân tích các biểu đồ trạm A, B, C và rút ra nhận xét chung về chế độ nhiệt?

- HS: Báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

* Trạm A: 

+ Nhiệt độ T7 = 20oC

+ Nhiệt độ T1 = -5oC

+ Biên độ = 25oC

* Trạm B:

+ Nhiệt độ T7 = >20oC

+ Nhiệt độ T1 = 10oC

+ Biên độ = 10oC

* Trạm C:

+ Nhiệt độ T7 = 18oC

+ Nhiệt độ T1 = 8oC

+ Biên độ = 10oC

? Các tháng mưa nhiều, các tháng mưa ít? Nhận xét về lượng mưa?

- HS: Báo cáo kết quả.

? Xác định kiểu khí hậu của từng trạm, cho biết lí do?

? Xắp xếp các biểu đồ của từng trạm với các lát cắt của thảm thực vật sao cho phù hợp?


	1. Nhận biết đặc điểm khí hậu.(17p)
- Do ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió tây ôn đới làm cho ven biển ở bán đảo Xcan-đi-na-vi có mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len. 

- Vào mùa đông các vùng đất ven biển phía tây có khí hậu ấm áp hơn, càng đi về phía đông, khí hậu càng giá lạnh dần. 

- Chiếm diện tích lớn nhất là kiểu khí hậu ôn đới lục địa, khí hậu ôn đới hải dương, khí hậu Địa Trung Hải, khí hậu hàn đới.

2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.(17p)
* Chế độ nhiệt:

- Trạm A: Biên độ lớn, mùa hạ nóng, mùa đông có băng tuyết.

- Trạm B: Biên độ nhiệt trung bình, mùa hạ nóng, mùa đông không lạnh lắm.

- Trạm C: Biên độ nhiệt trung bình, mùa hạ mát,  mùa đông ấm. 

* Lượng mưa:

- Trạm A: Mưa nhiều từ tháng 

3 - 8, mưa ít từ tháng 9 - 4, tổng lượng mưa ít.

- Trạm B: Mưa nhiều từ tháng 9 - 12, mưa ít từ tháng 1 - 8, tổng lượng mưa trung bình (mưa về mùa thu đông)

- Trạm C: Mưa nhiều từ tháng 10 -1, mưa ít từ tháng 2 - 9, tổng lượng mưa lớn, phân bố tương đối đồng đều quanh năm. 

* Trạm A: Ôn đới lục địa.

* Trạm B: Địa Trung Hải.

* Trạm C: Ôn đới hải dương.

* Trạm A: D

* Trạm B: F

* Trạm C: E


4.Kiểm tra đánh giá(4p)
- GV: Nhận xét kết quả thực hành.

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà(1p)
- Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

- Chuẩn bị trước bài 54 “Dân cư - xã hội Châu Âu”

V.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 
Ngày giảng:

                   Tiết 61.        DÂN CƯ XÃ HỘI CHÂU ÂU


I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

- Nắm được sự đa dạng về tôn giáo ngôn ngữ văn hoá của các dân tộc ở Châu Âu.

- Nắm vững dân số Châu Âu đang già đi (thiếu lao động) dẫn đến làn sóng nhập cư lao động gây nhiều khó khăn về phát triển kinh tế xã hội.

- Nắm vững Châu Âu là châu lục có mức độ đô thị hoá cao, thúc đẩy nông thôn, thành thị ngày càng xích lại gần nhau.

2. Kĩ năng:

- Tiếp tục rèn kĩ năng bản đồ, biểu đồ tháp tuổi, lược đồ phân bố dân cư đô thị, các nhóm ngôn ngữ để tìm ra kiến thức.
3.Thái độ: giáo dục lòng yêu thích bộ môn.
II. Phương tiện dạy học 
- Bản đồ phân bố dân cư đô thị Châu Âu.

- Tháp tuổi dân số của Châu Âu.

- Lược đồ các nhóm ngôn ngữ ở Châu Âu.

- Bảng tỉ lệ gia tăng dân số ở một số nước Châu Âu.
III.Phương pháp giảng dạy

    Phương pháp trực quan, vấn đáp.
IV. Tiến trình tổ chức bài mới

1.Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

- Kết hợp trông quá trình giảng bài mới.

3. Bài mới:

- Các cuộc thiên di và chiến tranh tôn giáo trong lịch sử đã làm cho các quốc gia Châu Âu ngày nay có sự đa dạng, phức tạp về dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá. Hiện nay Châu Âu đang phải giải quyết nhiều vấn đề xã hội: Dân cư đang già đi, các vấn đề của đô thị hoá, các vấn đề dân tộc tôn giáo.
                        Hoạt động 1:Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá.

Mục tiêu: Nắm được sự đa dạng về tôn giáo ngôn ngữ văn hoá của các dân tộc ở Châu Âu.

Tiến hành:
	  Hoạt động của GV
	    Hoạt động của HS
	     Nội dung

	- GV: Hướng hs quan sát lược đồ các nhóm ngôn ngữ ở Châu Âu.

? Dựa vào lược đồ các nhóm ngôn ngữ ở Châu Âu em hãy cho biết Châu Âu có những nhóm ngôn ngữ nào? những nhóm ngôn ngữ nào chiếm tỉ lệ lớn?

? Dựa vào lược đồ nêu tên các nước thuộc từng nhóm?

- GV: Mỗi nhóm ngôn ngữ lại có nền văn hoá riêng, làm cho nền văn hoá Châu Âu rất đa dạng.

? Qua sự chuẩn bị bài ở nhà em hãy cho biết tôn giáo ở Châu Âu có những đặc điểm gì?


	- HS: Gồm nhóm ngôn ngữ Giécman, Latinh, Xlavơ, Hylạp ... Trong đó nhóm ngôn ngữ Giécman, Latinh, Xlavơ chiếm tỉ lệ lớn.
- HS: Nêu tên các nước thuộc từng nhóm

- HS: Rất đa dạng chủ yếu theo Cơ Đốc giáo trong đó có đạo Thiên Chúa, Tin Lành ... ngoài ra còn có một số vùng theo đạo Hồi.


	1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá.

- Dân cư Châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc Ơrôpêôit gồm ba nhóm ngôn ngữ chính Giécman, Latinh, Xlavơ.

- Dân cư Châu Âu chủ yếu theo cơ đốc giáo, ngoài ra còn có một số vùng theo đạo Hồi.




                          Hoạt động 2:Dân cư Châu âu đang già đi, mức độ đô thị hoá cao.

Mục tiêu:- Nắm vững dân số Châu Âu đang già đi (thiếu lao động) dẫn đến làn sóng nhập cư lao động gây nhiều khó khăn về phát triển kinh tế xã hội.

- Nắm vững Châu Âu là châu lục có mức độ đô thị hoá cao, thúc đẩy nông thôn, thành thị ngày càng xích lại gần nhau.
Tiến hành:

	 Hoạt động của GV
	   Hoạt động của HS
	    Nội dung

	? Qua sự chuẩn bị bài ở nhà cho biết số dân của Châu Âu? Mật độ dân số? Sự phân bố dân cư?

- GV: Vậy tại sao nói dân cư Châu Âu đang già đi (Quan sát H54.2 SGK.

THẢO LUẬN NHÓM

? So sánh các nhóm tuổi từ 0 - 30; 31 - 60; 61 - 90. trong thời kì 1960;1980;2000 của Châu Âu và rút ra nhận xét?

? Bằng hiểu biết của mình hãy giải thích tại sao dân cư Châu Âu có đặc điểm đó?

? Dân số Châu Âu ngày càng già đi sẽ gây nên những hậu quả gì?

? Em có nhận xét gì về mức độ đô thị hoá ở Châu Âu?

? Mức độ đô thị hoá như vậy có ảnh hưởng gì đến lối sống của người dân nông thôn?

? Hãy chỉ một số lớn ở Châu Âu trên bản đồ?

? Ngoài ảnh hưởng tích cực quá trình đô thị hoá nhanh có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?


	- HS: Số dân 727 triệu người, mật độ dân số trung bình 70 ng/km2, phân bố dân cư không đồng đều, tập trung trong các đồng bằng, thung lũng và đặc biệt là các duyên hải. 

- HS: Báo cáo kết quả thảo luận

+ Năm 1960: Nhóm tuổi 0 - 30 chiếm tỉ lệ lớn nhất, đứng thứ hai là nhóm tuổi 31 - 60, ít nhất là nhóm tuổi 61 - 90.

+ Năm 1980: Nhóm tuổi từ 0 - 30 vẫn chiếm tỉ lệ lớn nhất ( trong đó nhóm tuổi tư 0 - 10 bắt đầu giảm), đứng thứ hai là nhóm tuổi 31 - 60, ít nhất là nhóm tuổi 61 - 90.

+ Năm 2000: Nhóm tuổi từ 30 - 60 chiếm tỉ lệ lớn nhất, đứng thứ hai là nhóm 0 - 30, cuối cùng là nhóm tuổi 61 - 90.

→ Tỉ lệ người cao tuổi ở Châu Âu ngày càng tăng, tỉ lệ người ít tuổi ngày càng giảm, trái ngược hoàn toàn với dân số thế giới.
- HS: Thiếu nhân lực lao động, tạo ra làn sóng nhập cư, nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong xã hội.
- HS: Đời sống của người dân nông thôn ngày càng gần với đời sống của người dân thành thị

- HS: Xác định trên bản đồ
 - HS: Ô nhiễm môi trường....
	2. Dân cư Châu âu đang già đi, mức độ đô thị hoá cao.

- Số dân 727 triệu người, mật độ dân số trung bình 70 ng/km2, phân bố dân cư không đồng đều, tập trung trong các đồng bằng, thung lũng và đặc biệt là các duyên hải. 

- Ở Châu Âu trong giai đoạn từ 1960 - 2000, tỉ lệ người cao tuổi ngày càng tăng, tỉ lệ người ít tuổi ngày càng giảm.

- Nguyên nhân do tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp, chưa đến 0,1%, có nhiều quốc gia tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên âm.

- Châu Âu có mức độ đô thị hoá cao, tỉ lệ dân đô thị chiếm 75% dân số


4.Kiểm tra đánh giá
? Tại sao nói Châu Âu rất đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ, văn hoá?

- Hãy khoanh tròn vào ý kiến em cho là đúng.

Dân số Châu Âu đang già đi do những nguyên nhân nào sau đây?

a. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao.

b. Bùng nổ dân số.

c. Có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp.

d. Có nhiều dân nhập cư.

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà 
- Học bài và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

- Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

- Chuẩn bị trước bài 55 “ Kinh tế Châu Âu”

V.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn:

Ngày giảng:

            Tiết 62.                KINH TẾ CHÂU ÂU

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

- Nắm vững Châu Âu có một nền nông nghiệp tiên tiến, có hiệu quả cao. Một nền công nghiệp phát triển, một khu vực dịch vụ hoạt động năng động đa dạng chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế.

- Nắm vững sự phân bố các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.

2. Kĩ năng:

- Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng đọc, phân tích lược đồ, sơ đồ tranh ảnh địa lí để tìm ra kiến thức của bài.
3.Thái độ : giáo dục lòng yêu thích bộ môn.
II. Phương tiện dạy học 
- Bản đồ nông nghiệp Châu Âu.

- Bản đồ công nghiệp Châu Âu.

- Một số hình ảnh về công nghiệp, nông nghiệp và du lịch ở Châu Âu.
III.Phương pháp giảng dạy
   Phương pháp trực quan, vấn đáp.
IV. Tiến trình tổ chức bài mới
1.Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

? Tại sao nói dân cư Châu Âu đang già đi? Tình hình đô thị hoá ở Châu Âu diễn ra như thế nào?

- Ở Châu Âu từ 1960 – 2000 tỉ lệ người cao tuổi ngày càng gia tăng, tỉ lệ người ít tuổi ngày càng giảm, nguyên nhân do tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số thấp dưới 0,1%.

- Mức độ đô thị hoá ở Châu Âu rất cao, tỉ lệ dân đô thị chiếm khoảng 75%  dân số Châu Âu. Các thành phố nối tiếp nhau tạo thành dải đô thị. Đô thị hoá nông thôn ngày phát triển.

3. Bài mới:

- Sản xuất nông nghiệp ở Châu Âu đạt hiệu quả cao nhờ ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến và sự hỗ trợ đắc lực của công nghiệp. Ngành công nghiệp ở Châu Âu đang có nhiều biến động về cơ cấu. Dịch vụ phát triển nhanh và đem lại nguồn lợi lớn.

                           Hoạt đông 1:Nông nghiệp.

Mục tiêu:- Nắm vững Châu Âu có một nền nông nghiệp tiên tiến, có hiệu quả cao.
Tiến hành:

	  Hoạt động của GV
	   Hoạt động của HS
	      Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát bản đồ nông nghiệp Châu Âu.

THẢO LUẬN NHÓM

? Dựa vào bản đồ kể tên và khu vực phân bố các sản phẩm nông nghiệp ở Châu Âu?

? Qua sự chuẩn bị bài ở nhà cho biết hình thức qui mô sản xuất nông nghiệp ở Châu Âu ?

? Qua các đặc điểm trên em có đánh giá gì về hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Châu Âu?


	- HS: Báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

+ Vùng chăn nuôi, vùng trồng lúa mì, ngô, tập trung chủ yếu ở đồng bằng ...

+ Vùng trồng cây ăn quả: Nho, cam, chanh ven Địa Trung Hải.

+ Củ cải đường: trồng ở đông nam và ven biển Bắc, biển Ban Tích.

- HS: Châu Âu có nền nông nghiệp tiên tiến, đạt hiệu quả cao nhờ áp dụng các thành tựu của khoa học kĩ thuật.
	1. Nông nghiệp.

- Qui mô sản xuất nông nghiệp ở Châu Âu thường không lớn. Tổ chức sản xuất theo hai hình thức.

+ Hộ gia đình: Sản xuất theo hướng đa canh.

+ Trang trại: Sản xuất theo hướng chuyên môn hoá.




                      Hoạt động 2:  Công nghiệp
Mục tiêu: Thấy được Châu Âu có nền công nghiệp phát triển.

Tiến hành:

	  Hoạt động của GV
	  hoạt động của HS
	     Nội dung

	GV: Hướng dẫn học sinh quan sát bản đồ công nghiệp Châu Âu

THẢO LUẬN NHÓM

? Dựa vào bản đồ trình bày sự phân bố các ngành công nghiệp ở Châu Âu?

? Nhắc lại thế nào là ngành công nghiệp truyền thống cho ví dụ?

? Ngày nay tình hình phát triển của các ngành công nghiệp truyền thống gặp phải những khó khăn gì, tại sao?

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát H53.3 SGK.

? Nêu hướng giải quyết những khó khăn mà nhiều ngành công nghiệp ở Châu Âu gặp phải, hình thức giải quyết những khó khăn đó?

.


	- HS: Thảo luận và báo cáo kết quả.

Phần lớn các trung tâm công nghiệp tập trung ở Tây Âu (Sản xuất ÔTô, đóng tàu, hoá chất, luyện kim ...)

- HS: Là những ngành công nghiệp xuất hiện từ rất sớm như luyện kim, cơ khí ...

- HS: Xây dựng nhiều ngành công nghiệp mới, các trung tâm công nghệ cao .... hợp tác rộng rãi, liên kết chặt chẽ giữa các nước, các viện nghiên cứu, các cơ quan khoa học nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm
	2. Công nghiệp.

- Châu Âu là nơi tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất trên thế giới với nhiều sản phẩm công nghiệp nổi tiếng chất lượng cao.

- Từ những năm 80 của thế kỉ XX nhiều ngành công nghiệp truyền thống gặp khó khăn trong sản xuất. 

- Nhiều ngành công nghiệp mới, hiện đại đang được phát triển trong các trung tâm công nghệ cao.




                              Hoạt động 3:  Dịch vụ
Mục tiêu: Thấy được các ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ.
Tiến hành:

	  Hoạt động của GV
	   Hoạt động của HS
	   Nội dung

	? Kể tên một số ngành dịch vụ mà em biết?

? Cho biết tình hình phát triển của các ngành dịch vụ ở Châu Âu? 

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát H5534 SGK

? Trong các ngành dịch vụ ở Châu Âu, ngành nào chiếm vị trí quan trọng nhất, tại sao? 

? Bằng hiểu biết thực tế của mình nêu tên một số trung tâm du lịch nổi tiếng ở Châu Âu?
	- HS: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm ...


	3. Dịch vụ.

- Dịch vụ là lĩnh vực kinh tế phát triến nhất ở Châu Âu.

- Trong các ngành dịch vụ, du lịch là ngành quan trọng nhất, đêm lại nguồn ngoại tệ lớn cho nhiều quốc gia Châu Âu.


 4.Kiểm tra đánh giá

? Vì sao sản xuất nông nghiệp của Châu Âu đạt hiệu quả cao?

? Trình bày sự phân bố sản xuất công nghiệp ở Châu Âu?

5.Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà:

- Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

- Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.

- Chuẩn bị trước bài 56 "Khu vực Bắc Âu".
V.Rút kinh nghiệm

Ngày soạn: 

Ngày giảng:

                                Tiết 63.   KHU VỰC BẮC ÂU

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

- Nắm vững đặc điểm địa hình của khu vực Bắc Âu, đặc biệt là bán đảo Xcanđinavi.

- Hiểu rõ đặc điểm của ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên của khu vực Bắc Âu.

2. Kĩ năng:

- Dựa vào bản đồ, lược đồ, tranh ảnh địa lí, bảng số liệu học sinh xác định được:

+ Địa hình núi già, băng hà cổ.

+ Tài nguyên tự nhiên được khai thác hợp lí.

+ Vẽ, phân tích và nhận xét biểu đồ.
3.Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên.
II. Phương tiện dạy học 
- Bản đồ tự nhiên Châu Âu.

- Lược đồ các nước khu vực Bắc Âu.

- Tranh ảnh về địa hình bờ biển, khai thác thuỷ sản ở các nước Bắc Âu.
III.Phương pháp giảng dạy
    Phương pháp trực quan, vấn đáp.
IV. Tiến trình tổ chức bài mới
1.Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

? Trình bày đặc điểm ngành công nghiệp Châu Âu?

- Châu Âu là nơi tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất trên thế giới, nền công nghiệp có cơ cấu đa dạng với nhiều sản phẩn nổi tiếng với chất lượng cao.

- Từ những năm 80 của thế kỉ XX nhiều ngành công nghiệp truyền thống bị sa sút, cần phải có sự thay đổi về công nghệ.

- Ngày nay nhiều ngành công nghiệp mới, trang bị hiện đại được xây dựng ở các trung tâm công nghệ cao. Nhờ liên kết chặt chẽ với các viện nghiên cứu, các trường đại học và sự hợp tác rộng rãi giữa các nước nên năng xuất chất lượng không ngừng được nâng cao.

3. Bài mới:

- GV: Dùng bản đồ giới thiệu các khu vực của Châu Âu: Châu Âu được chia thành các khu vực Bắc Âu, Tây và Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu.

- Bắc Âu là khu vực nằm ở vĩ độ cao nhất của Châu Âu, vậy đặc điểm tự nhiên ở đây như thế nào, quá trình khai thác tự nhiên để phát triển kinh tế diễn ra như thế nào .... Bài mới.

                Hoạt động 1: Khái quát tự nhiên
Mục tiêu:- Nắm vững đặc điểm địa hình của khu vực Bắc Âu, đặc biệt là bán đảo Xcanđinavi.
Tiến hành:

	  Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	  Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát lược đồ các nước thuộc khu vực Bắc Âu.

? Cho biết Bắc Âu gồm những quốc gia nào, hãy xác định trên bản đồ?

THẢO LUẬN NHÓM

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sátH56.2,56.3 và bản đồ tự nhiên Châu Âu.

? Địa hình các nước Bắc Âu có đặc điểm như thế nào?

? Em hiểu thế nào là địa hình băng hà cổ, fio, hồ băng hà?

THẢO LUẬN NHÓM

? Xác định vị trí của Bắc Âu trên bản đồ tự nhiên, với vị trí đó khí hậu ở đây có những đặc điểm gì?

? Bằng những kiến thức đã học hãy giải thích tại sao có sự khác biệt giữa phía đông và phía tây, giữa phía bắc và phía nam?
? Quan sát trên bản đồ tự nhiên và qua sự chuẩn bị bài ở nhà cho biết ở khu vực Bắc Âu có những nguồn tài nguyên nào?


	- HS: Phần lớn diện tích của bán đảo Xcanđinavi là núi và cao nguyên với địa hình băng hà cổ rất phổ biến, bờ biển Nauy có dạng địa hình fio, Phần Lan có nhiều hồ, đầm băng hà, Aixơlen có nhiều núi lửa với nhiều suối nước nóng.

- HS: Là dạng địa hình do băng hà lục địa di chuyển bào mòn lớp đất đá trên bề mặt lục địa.

- HS: Phần lớn Bắc Âu nằm trong vùng ôn đới lục địa lạnh (lạnh giá vào mùa đông, mát vào mùa hạ, có sự phân hoá giữa phía tây và phía đông của dãy Xcanđinavi, giữa phía bắc và phía nam.

- HS: Phía tây của dãy Xcanđinavi do ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió tây ôn đới nên ấm và ẩm hơn  ..... phía bắc nằm trong vòng cực bắc nên có khí hậu lạnh ...... 


	1. Khái quát tự nhiên.

- Phần lớn diện tích bán đảo Xcađi navi là núi và cao nguyên với đặc điểm băng hà cổ rất phổ biến. 

- Phần lớn điện tích khu vực Bắc Âu nằm trong khu vực ôn đới lục địa lạnh, có sự khác biệt từ tây sang đông, từ bắc xuống nam.

- Tài nguyên phong phú đa dạng gồm khoán sản, rừng, hải sản, thuỷ năng ...




                            Hoạt động 2: Kinh tế
Mục tiêu:- Hiểu rõ đặc điểm của ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên của khu vực Bắc Âu.

Tiến hành:
	  Hoạt động của GV
	   Hoạt động của HS
	   Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh đọc nội dung phần 2 SGK.

THẢO LUẬN NHÓM

? Với nguồn tài nguyên kể trên giúp cho các nước Bắc Âu có thể phát triển những ngành kinh tế nào?

? Rút ra nhận xét chung về cơ cấu nền kinh tế của các nước Bắc Âu?

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát H56.5 SGK.

? Trong quá trình khai thác tự nhiên để phát triển kinh tế các nước Bắc Âu đã có những định hướng biện pháp gì để nhằm duy trì sử dụng lâu dài, hãy lấy ví dụ để chứng minh?


	- HS: Thảo luận và báo cáo kết quả.

+ Thuỷ điện: Phát triển mạnh.

+ Kinh tế biển: Giữ vai trò quan trọng.

+ Công nghiệp khai thác rừng, sản xuất đồ gỗ rất phát triển đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho nhiều quốc gia ở đây.

+ Nông nghiệp: Chủ yếu phát triển chăn nuôi.

- HS: Khai thác hợp lí nguồn tài nguyên

VD: Khai thác rừng có kế hoạch đi đôi với công tác trồng mới và bảo vệ ...
	2.Kinh tế

- Các nước Bắc Âu có nền kinh tế phát triển cao, cơ cấu đa dạng nhiều ngành.


4.Kiểm tra đánh giá

? Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Bắc Âu với đời sống và sản xuất?

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập 3 SGK.

- Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

- Làmbài tập trong tập bản đồ thực hành.

- Chuẩn bị trước bài mới bài 57 "Khu vực Tây và Trung Âu"

V.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 

Ngày giảng:

                             Tiết 64.     KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

- Đặc điểm địa hình, khí hậu khu vực Tây và Trung Âu.

- Tình hình phát triển kinh tế của khu vực.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng làm việc với SGK.

- Kĩ năng phân tích, tổng hợp để nắm được đặc điểm địa hình của ba miền trong khu vực.

- Củng có kĩ năng đọc phân tích lược đồ tự nhiên để nắm vững  phân bố các ngành kinh tế trong ba miền khu vực Tây và Trung Âu.
3.Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên.
II. Phương tiện dạy học 

- Bản đồ kinh tế chung Châu Âu.

- Bản đồ tự nhiên Tây và Trung Âu.

- Bản đồ các nước Châu Âu.
III.Phương pháp giảng dạy

     Phương pháp trực qua, vấn đáp.
IV. Tiến trình tổ chức bài mới
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:

? Kể tên và chỉ giới hạn các nước Bắc Âu trên bản đồ? Cho biết các nước Bắc Âu có những nguồn tài nguyên quan trọng nào, phân bố ở đâu để phát triển kinh tế?

- HS: Xác định giới hạn của các nước Bắc Âu trên bản đồ bao gồm 4 quốc gia Aixơlen, Nauy,Thuỵ Điển, Phần Lan.

- Các nguồn tài nguyên tự nhiên ở Bắc Âu gồm khoáng sản dầu mỏ, quặng sắt , đồng.... phân bố ở thềm lục địa, trên bán đảo Xcanđinavi, ở Phần Lan là điều kiện để phát triển công nghiệp. Rừng ở bán đảo Xcanđinavi, đồng cỏ ở Aixơlen để phát triển công ngiệp chế biến gỗ, chăn nuôi. Nguồn thuỷ năng dồi dào để phát triển thuỷ điện, cá biển phát triển ngành khai thác chế biến thuỷ sản. 

3. Bài mới:

- Tây và Trung Âu là một khu vực lớn và quan trọng của nền kinh tế Châu Âu, có vai trò rất lớn trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá của thế giới. Thiên nhiên trong khu vực phân hoá rất đa dạng, đa số các nước có trình độ phát triển kinh tế cao, sản xuất ra khối lượng hàng hoá lớn. Để nắm được đặc điểm khái quát tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực Tây và Trung Âu.... chúng ta chuyển sang bài mới.
               Hoạt động 1: Khái quát tự nhiên

Mục tiêu:- Đặc điểm địa hình, khí hậu khu vực Tây và Trung Âu.

Tiến hành:
	  Hoạt động của GV
	  Hoạt động của HS
	   Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát bản đồ các nước Châu Âu.

? Dựa vào H57.1 SGK và bản đồ hãy xác định vị trí và kể tên  các nước trong khu vực?

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát trên bản đồ tự nhiên, kết hợp với lược đò khí hậu H51.2 SGK.

? Với vị trí như vậy khí hậu và sông ngòi của khu vực có đặc điểm gì?

? Giải thích vì sao khí hậu ở đây chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biển song lại có sự phân hoá từ tây sang đông?

? Với đặc điểm khí hậu như vậy sông ngòi ở đây có đặc điểm gì?

THẢO LUẬN NHÓM

? Quan sát trên bản đồ tự nhiên và H57.1 SGK cho biết trong khu vực có những dạng địa hình nào, sự phân bố. Có những loại khoáng sản nào? Thế mạnh để phát triển kinh tế trong những khu vực địa hình đó?

- GV: Ngăn cách giữa Anpơ và Cacpat là bình nguyên trung lưu và bình nguyên hạ lưu sông Đanuyp.


	- HS: Quần đảo Anh – Ailen, Đan Mạch, Hà Lan, Pháp, Áo, Hunggari, Runani, Xlôvakia,Séc, Đức, Ba Lan ... 

- HS: Khu vực giáp với biển Bắc, biển Ban Tích, biển Măng Sơ, Địa Trung Hải, biển Đen, càng vào sâu trong lục địa ảnh hưởng của biển và gió tây ôn đới càng giảm dần do vậy khí hậu chuyển dần từ khí hậu ôn đới hải dương sang khí hậu ôn đới lục địa.

- HS: Báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

+ Đồng bằng ở phía bắc: Phía bắc có nhiều đầm lầy, hồ đất xấu, ven biển Bắc thuộc lãnh thổ Hà Lan đâng bị xụt lún .... Phía nam đất mầu mỡ  là đièu kiện để phát triển nông nghiệp.

+ Núi già: Ở khu vực trung tâm, các khối núi ngăn cách với nhau bởi những đồng bằng nhỏ hẹp và các bồn địa. Tài nguyên khoáng sản, đồng cỏ.

+ Núi trẻ nằm ở phía nam: Gồm dãy Anpơ, Cácpat dài 1200 km với nhiều đỉnh cao 2000m – 3000m có rừng và nhiều khoáng sản. ..... là điều kiện để phát triển chăn nuôi và du lịch..... 


	1. Khái quát tự nhiên.

* Vị trí:

- Trải dài từ quần đảo Anh – Ailen đến dãy Các Pát. Gồm 13 quốc gia.

* Khí hậu – Sông ngòi.

- Nằm hoàn toàn trong vành đai ôn hoà có gió tây ôn đới holạt động, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biển, có sự phân hoá từ tây sang đông.

- Sông ngòi ở phía tây nhiều nước quanh năm, các sông ở phía đông đóng băng vào mùa đông.

* Địa hình.

- Địa hình gồm ba miền:

+ Đồng bằng ở phía bắc.

+ Núi già ở trung tâm.

+ Núi trẻ ở phía nam.




                                   Hoạt động 2:  Kinh tế.
Mục tiêu:- Tình hình phát triển kinh tế của khu vực.

Tiến hành:

	  Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	     Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học siinh quan sát trên bản đồ kinh tế chung, kết hợp với quan sát trên lược đồ H55.2 SGK.

? Quan sát trên lược đồ, bản đồ, kết hợp với sự chuẩn bị bài ở nhà hãy cho biết công nghiệp ở khu vực này có những đặc điểm gì, chỉ trên bản đồ các khu vực công nghiệp lớn?

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát trên bản đồ kiinh tế chung, kết hợp với lược đồ H55.1 SGK.

? Kể tên các sản phẩm nông nghiệp, khu vực phân bố những sản phẩm nông nghiệp đó?

.
? Qua sự chuẩn bị bài ở nhà em có đánh giá gì về ngành nông nghiệp trong khu vực?

? Nhắc lại đặc điểm ngành dịch vụ ở Châu Âu?

? Với đặc điểm đó em có liên hệ gì với riêng khu vực Tây và Trung Âu?
	- HS: Thực hiện trên bản đồ. 

- HS: Đồng bằng phía bắc trồng lúa mạch, khoai tây, phía nam trồng củ cải đường ....  phát triển chăn nuôi lợn ở đồng bằng, bò cừu ở miền núi
- HS: Là ngành kinh tế phát triển nhất ở Châu Âu, cơ cấu đa dạng nhiều ngành.


	2. Kinh tế.

a. Công nghiệp.

- Là khu vực tập trung nhiều cường quốc công nghiệp của thế giới với nhiều vùng công nghiệp, ngành công nghiệp hiện đại và hải cảng lớn.

b. Nông nghiệp.

- Nông nghiệp đạt trình độ tham canh cao với nhiều loại sản phẩm có giá trị, đồng bằng có nền nông nghiệp đa dạng, vùng núi phát triển chăn nuôi.

c. Dịch vụ.

- Các ngành dịch vụ phát triển mạnh chiếm 2/3 tổng thu nhập quốc dân, đặc biệt là du lịch


4.Kiểm tra đánh giá

   

 Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu của ý thích hợp.







    Sự phân hoá tự nhiên của khu vực Tây và Trung Âu.







a. Càng đi về phía đông ảnh hưởng của biển càng giảm do những ảnh hưởng của dòng biển nóng, gió tây ôn đới giảm.

b. Phía đông có khí hậu ôn đới lục địa.

c. Càng đi về phía đông, càng đi sâu vào nội địa.

d. Tất cả các ý trên đều đúng.

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà.

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập 2 SGK.

- Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.

- Về nhà làm bài tập 2, bài tập trong tập bản đồ thực hành.

- Chuẩn bị trước bài mới “ Khu vực Nam Âu”.

V.Rút kinh nghiệm

Ngày soạn: 
Ngày dạy:
                           Tiết 65     ÔN TẬP.

1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: - Học sinh có hệ thống kiến thức khái quát nhất.

b. Kỹ năng: Hệ thống hóa kiến thức.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn.
II.Phương tiện giảng dạy

a. Giáo viên: Giáo án, sgk, bản đồ có liên quan.

b. Học sinh: Sgk, chuẩn bị bài.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: 
Hệ thống hóa kiến thức.
IV. TIẾN TRÌNH:

.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss.
.2. Ktbc: 4’.

+ Khái quát tự nhiên khu vực đông Âu? (7đ).

- Đông Âu gồm 7 quốc gia.

- Địa hình đồng bằng chiếm ½ diện tích châu Âu.

- Khí hậu ôn đới lục địa.

- Sông ngòi đóng băng mùa đông

- Thực vật phân hóa từ B- N.

+ Chọn ý đúng nhất: Những yếu tố nào của thiên nhiên đông Âu thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp: (3đ).

a. Đông âu là vùng đồng bằng ở phía đông châu Âu.

b. Diện tích đất đen chiếm diện tích lớn ở Ucraina.

c. Nhiều sông lớn như sông Đông, Vonga đóng băng mùa đông.

. Vùng cực Bắc, Nam khu vực đông Âu có khí hậu khắc nghiệt.

. 3. Bài mới: 33’
	      HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ.
	                     NỘI DUNG.

	Giới thiệu bài.

** Hệ thống hóa kiến thức kiến thức trong toàn bài.

Hoạt động 1.

- Quan sát bản đồ vùng cực.

+ Khí hậu châu Nam Cực như thế nào?

  TL:

Chuyển ý.

Hoạt động 2.

- Quan sát bản đồ CĐD.

+ Xác định vị trí địa lí CĐD?

  TL: học sinh lên xác định.

+ Khí hậu thực vật nơi đây như thế nào?

  TL:

Hoạt động 3.

+ Dân cư kinh tế CĐD như thế nào?

TL:

+ Kinh tế CĐD như thế nào?

  TL:

Chuyển ý.

Hoạt động 4.

 ** Sử dụng bản đồ khai thác kiến thức.

+ Xác định vị trí địa lí CÂu?

  TL: Học sinh lên bảng xác định.

+ Địa hình như thế nào?

  TL:

+ Khí hậu, sông ngòi như thế nào?

  TL: 

+ Thực vật như thế nào?

  TL: 

+ Châu Âu có những môi trường tự nhiên nào?

  TL:

Hoạt động 5.

+ Dân cư châu Âu thuộc những chủng tộc nào?

  TL: 

+ Dân số, đô thị hóa như thế nào?

  TL: 

Chuyển ý.

Hoạt động 6.

+ Nông nghiệp châu Âu như thế nào?

  TL:

+ Công nghiệp như thế nào?

  TL:

+ Dịch vụ như thế nào?

  TL:

Chuyển ý.

Hoạt động 7. 

+ Châu Âu được chia thành mấy khu vực?

  TL: 


	1. Châu Nam Cực:

- Vị trí gồm phần lục địa trong vòng cực Nam và các đảo ven lục địa.

- Diện tích 14,1 tr km2
- Khí hậu rất giá lạnh nhiệt độ quanh năm < 00c

- Địa hình là một cao nguyên khổng lồ cao trung bình 2600m.

- Thực vật không có. Động vật loài chịu rét.

- Khóang sản phong phú.

2. Châu Đại Dương:

- Phần lớn các đảo có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm điều hòa, mưa nhiều sinh vật phong phú.

- Lục địa Ọxtrâylia có khí hậu khô hạn, hoang mạc chiếm diện tích lớn, sinh vật độc đáo.

3. Dân cư, kinh tế CĐD:

- Dân số ít 31 tr người.

- MÑDS thaáp 3,6 ng/ km2.

- Phân bố không đều.

- Tỉ lệ dân thành thị cao

. Kinh tế:

- Trình độ phát triển kinh tế không đồng đều.

- Niudilân và Ôxtralia là 2 nước có nền kinh tế phát triển nhất, còn lại các nước ở quốc đảo kinh tế đang phát triển.

4. Thiên nhiên châu Âu:

+ Địa hình: 

- Núi trẻ ở phía Nam

- Đồng bằng kéo dài từ Tây- Đông

- Núi già ở phía Bắc và vùng trung tâm.

+ Khí hậu, sông ngòi, thực vật:

- Đại bộ phận có khí hậu ôn đới, phía Nam có khí hậu ĐTH.

- Phía Tây ảnh hường dòng nóng + Gió Tây ôn đới nên mưa nhiều ấm áp hơn phía đông

.  Sông ngòi: 

- Mật độ sông ngòi dày đặc.

- Soâng Ñanuyùp, Rainô.

. Thực vật:

- Phân bố thay đổi theo nhiệt độ, lượng mưa.

- Ven biển Tây Âu rừng lá rộng, nội địa rừng lá kim, ĐN là thảo nguyên, ven ĐTH phát triển rừng lá cứng.

- Môi trường tự nhiên: ODLĐ; OĐHD; ĐTH.

5. Dân cư, xã hội châu Âu:

+ Phần lớn dân cư châu Âu thuộc chủng tộc Ơrôpêốít 

+ Dân số: 

- Dân số châu Âu 727 tr người ( 2001).

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp ( không tới 0,1%)

+ Đô thị hóa:

- Tỉ lệ dân thành phố cao 75% dân số.

- Nhiều thành phố nối tiếp tạo thành dải đô thị 

- Đô thị hóa ở nông thôn đang phát triển.

6. Kinh tế châu Âu:

. Nông nghiệp:

- Hình thức tổ chức hộ gia đình và trang trại.

- Qui mô sản xuất không lớn.

- Nông nghiệp đạt hiệu quả cao do áp dụng KHKT tiên tiến và gắn nông nghiệp với chế biến.

- Tỉ trọng chăn nuôi > trồng trọt.

. Công nghiệp:

- Nhiều sản phẩm nổi tiếng về chất lượng.

- Công nghiệp truyền thống đang gặp khó khăn cần phải thay đổi công nghệ.

. Dịch vụ:

- Dịch vụ là ngành phát triển nhất đa dạng, rộng khắp và là nguồn thu ngoại tệ lớn.

7. Các khu vực châu Âu:

- Khu vực Bắc Âu. Tây và Trung Âu


4. Củng cố và luỵên tập: 4’

+ Lên bảng xác định Vị trí địa líchâu Âu?

- Học sinh xác định.
5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’

- Học bài. Chuẩn bị bài giờ tới kiểm tra học kì.

V. RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày soạn: 

Ngày giảng:

                           Tiết 66.         KHU VỰC NAM ÂU

I. Mục tiêu bài học.

1. Kiến thức.

- Nắm vững đặc điểm địa hình của khu vực Nam Âu (hệ thống núi uốn nếp và vùng Địa Trung Hải) đây là khu vực không ổn định của vỏ Trái Đất.

- Hiểu vai trò của thuỷ lợi trong nông nghiệp ở khu vực Nam Âu, vai trò của khí hậu, văn hoá, lịch sử và phong cảnh với du lịch ở Nam Âu. 

2. Kĩ năng.

- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng đọc, phân tích bản đồ, lược đồ, biểu đồ và tranh ảnh địa lí để tìm ra những đặc điểm tự nhiên và kinh tế của khu vực Nam Âu.
3.Thái độ: giáo dục lòng yêu thích bộ môn
II. Phương tiện dạy học 
- Lược đồ tự nhiên Nam Âu.

- Tranh ảnh về một số hoạt động kinh tế ở Nam Âu.

- Một số hình ảnh về cảnh quan du lịch ở Nam Âu.
III.Phương pháp giảng dạy
  Phương pháp trực quan, vấn đáp.
IV. Tiến trình tổ chức bài mới
1.Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ.

? Dựa vào bản đồ trình bày đặc điểm sự phân bố các khu vực địa hình ở Tây và Trung Âu, Mỗi khu vực có những tiềm năng nào để phát triển kinh tế?

- HS: Xác định các khu vực trên bản đồ, gồm ba khu vực.

+ Đồng bằng ở phía bắc: Phía bắc có nhiều đầm lầy, hồ đất xấu, ven biển Bắc thuộc lãnh thổ Hà Lan đâng bị xụt lún .... Phía nam đất mầu mỡ  là đièu kiện để phát triển nông nghiệp.

+ Núi già: Ở khu vực trung tâm, các khối núi ngăn cách với nhau bởi những đồng bằng nhỏ hẹp và các bồn địa. Tài nguyên khoáng sản, đồng cỏ.

+ Núi trẻ nằm ở phía nam: Gồm dãy Anpơ, Cácpat dài 1200 km với nhiều đỉnh cao 2000m – 3000m có rừng và nhiều khoáng sản. ..... là điều kiện để phát triển chăn nuôi và du lịch..... 

3. Bài mới.
               Hoạt động 1:khái quát tự nhiên.
Mục tiêu:Nắm vững đặc điểm địa hình của khu vực Nam Âu (hệ thống núi uốn nếp và vùng Địa Trung Hải) đây là khu vực không ổn định của vỏ Trái Đất.

Tiến hành:

	 Hoạt động của GV
	  Hoạt động của HS
	     Nội dung

	- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát vị trí giới hạn trên bản đồ tự nhiên.

? Em có nhận xét gì về vị trí lãnh thổ của khu vực?

THẢO LUẬN NHÓM

? Dựa vào màu sắc biểu thị độ cao địa hình trên bản đồ và kiến thức đã học hãy trình bày đặc điểm địa hình của khu vực Nam Âu?

? Dựa vào lược đồ chỉ và nêu tên một số dãy núi cao ở Nam Âu?

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát H58 SGK 

THẢO LUẬN NHÓM

? Phân tích lược đồ H58.2 SGK và rút ra nhận xét về khí hậu?

? Kể tên một số sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng, đọc đáo ở các vùng có khí hậu Địa Trung Hải?


	- HS:   Nằm ở phía nam, gồm ba bán đảo lớn bêrich, Italia, ban căng.

- HS: báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

HS:Pirene, npơđinarich... 

- HS: Báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

+ Nhiệt độ tháng cao nhất: Trên 20oC

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 10oC.

+ Biên độ: Trên 10oC.

+ Tổng lượng mưa: 711mm (TB)

+ Mưa nhiều từ tháng 10 – 2.

+ Mưa ít từ tháng 3 – 9.

=> Khí hậu Địa Trung Hải.

- HS: Nho, cam, chanh, ô lưu .....


	1. Khái quát tự nhiên.

- Địa chất: Nằm trên vùng không ổn định của vỏ Trái Đất, một số vùng được nâng lên, một số vùng biển lại sụt xuống.

- Địa hình: Phần lớn diện tích là núi trẻ và cao nguyên, đồng bằng nhỏ hẹp ở ven biển hoặc xen kẽ với núi.

- Khí hậu Nam Âu nằm trong môi trường Địa Trung Hải.




                             Hoạt động 2:. Kinh tế.

Mục tiêu:- Hiểu vai trò của thuỷ lợi trong nông nghiệp ở khu vực Nam Âu, vai trò của khí hậu, văn hoá, lịch sử và phong cảnh với du lịch ở Nam Âu. 

Tiến hành:
	  Hoạt động của GV
	   Hoạt động của HS
	   Nội dung

	- GV: So với khu vực Tây và Trung Âu kinh tế Nam Âu chưa phát triển bằng, trong đó Italia là nước phát triển nhất trong khu vực.

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát H58.3 SGK.

? Với đặc điểm khí hậu như vậy ngành sản xuất nông nghiệp ở Nam Âu có đặc điểm gì?

? Bằng kiến thức SGK em có đánh giá như thế nàovề trình độ sản xuất nông nghiệp ở Nam Âu?

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát H58.4 SGK và H58.5 SGK.

? Em có nhận xét gì về tiềm năng du lịch của các nước Nam Âu?

- GV: Hướng dẫn học sinh đọc bảng số liệu SGK.

? Em có đánh giá gì về nguồn thu từ du lịch của các nước Nam Âu?


	- HS: Nam Âu là là nơi có nguồn tài nguyên du lịch phong phú đặc sắc .....
	2. Kinh tế.

* Sản xuất nông nghiệp:

- Nông nghiệp vùng Địa Trung Hải có nhiều sản phẩm độc đáo đặc biệt là cây ăn quả cận nhiệt đới, nhiều nước vẫn phải nhập lương thực, chăn nuôi phổ biến dưới hình thức chăn thả.

* Công nghiệp: Trình độ sản xuất công nghiệp chưa cao.

* Du lịch là nguồn thu ngoại tệ rất quan trọng cho nhiều nước ở Nam Âu


4.Kiểm tra đánh giá

? Xác định trên bản đồ vị trí các bán đảo, các dãy núi ở Nam Âu?

? Tại sao nói kinh tế Nam Âu chưa phát triển bằng  Bắc, Tây và Trung Âu?

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà.

- Chuẩn bị trước bài mới, bài 59 “Khu vực Đông Âu”

V.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 
Ngày giảng:

                                Tiết 67.    KHU VỰC ĐÔNG ÂU

I. Mục tiêu bài học.

1. Kiến thức.

- Nắm vững đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Âu.

- Hiểu rõ tình hình phát triển kinh tế của các nước trong khu vực Đông Âu.

2. Kĩ năng.

- Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng đọc, phân tích bản đồ, lược đồ, sơ đồ, tranh ảnh địa lí để rút ra được những đặc điểm tự nhiên kinh tế của khu vực Đông Âu.
3.Thái độ: giáo dục lòng yêu thcíh bộ môn.
II.Phương tiện dạy học

 - Bản đồ tự nhiên khu vực Đông Âu.

- Sơ đồ lát cắt thảm thực vật ở Đông Âu theo chiều bắc nam.

- Tranh ảnh về thiên nhiên, văn hoá, kinh tế các nước trong khu vực Đông Âu.
III.Phương pháp giảng dạy
   Phương pháp trực quan, vấn đáp.
IV. Tiến trình tổ chức bài mới

1.Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ.

? Trình bày khái quát tự nhiên của khu vực Nam Âu?

- Giới hạn: Nằm ven Địa Trung Hải gồm ba bán đảo lớn Ibêrich, Italia, Ban Căng.

- Địa chất: Nằm trên vùng không ổn định của vỏ Trái Đất, quá trình tạo núi vẫn đang tiếp diễn.

- Địa hình: Phần lớn diện tích là núi trẻ và cao nguyên, đồng bằng nhỏ hẹp nằm ở ven biển hoặc xen kẽ giữa núi và cao nguyên.

- Khí hậu: Mang tính chất Địa Trung Hải.

3. Bài mới.

- Đông Âu là vùng đồng bằng nằm ở phía đông của Châu Âu. Xưa kia là vùng thảo nguyên rừng nay đã được khai phá để phát triển sản xuất nông nghiệp theo qui mô lớn, đây cũng là vùngcó nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp.

                       Hoạt động 1:Khái quát tự nhiên.
Mục tiêu:- Nắm vững đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Âu.

Tiến hành:
	  Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	       Nội dung

	- Quan sát bản đồ TNCÂ.

? Đông Âu gồm những nước nào?

? Đặc điểm địa hình Đông Âu như thế nào?

 ? Khí hậu Đông Âu có đặc điểm gì?

? Sông ngòi Đông Âu có đặc điểm gì?
 ? Thực vật đông Âu như thế nào?

  - Quan sát H 59.2 sgk.

? Giải thích tại sao có sự phân hóa đó?


	HS: LBNga, Ucraina, Beâlaruùt, Litva, Latvia, Extoânia, Moânñoâva.

HS: Chủ yếu là đồng bằng rộng lớn chiếm ½ diện tích châu Âu.

HS:  Khí hậu ôn đới lục địa, tính chất lục địa sâu sắc ở phía Đông Nam.

HS: Đóng băng mùa đông có các sông Vonga, Đôn, Đniép.

HS: Thực vật phân hóa theo khí hậu rõ rệt từ B –N


	1. Khái quát tự nhiên:

- Đông Âu gồm 7 quốc gia.

- Địa hình đồng bằng chiếm ½ diện tích châu Âu.

- Khí hậu ôn đới lục địa.

- Sông ngòi đóng băng mùa đông.

- Thực vật phân hóa từ B- N.




                                 Hoạt động 2:Kinh tế
Mục tiêu:-Hiểu rõ tình hình phát triển kinh tế của các nước trong khu vực Đông Âu.

Tiến hành:
	    Hoạt động của GV
	  Hoạt động của HS
	    Nội dung

	- Quan sát bản đồ kinh tế.

+ ĐKTN để phát triển nông nghiệp ở đây là gì?

+ Vùng còn có những thế mạnh của ĐKTN  kinh tế nào?

  
	HS: Đồng bằng chiếm ½ diện tích châu Âu.

HS: - Ucraina diện tích đất đen trồng lúa mì, củ cải đường.

          - Rừng diện tích lớn phát triển công nghiệp gỗ giấy ( LBN, Bêlarút).

          - Khoáng sản tập trung ở Ucraina, LBN ( dầu khí, than, sắt) phát triển công nghiệp truyền thống khai khoáng, cơ khí hóa chất luyện kim.

         - Thảo nguyên chăn nuôi với qui mô lớn.

         - Sông lớn nhỏ nhiều xây dựng thủy lợi, giao thông và thủy điện.

	2. Kinh tế:

- ĐKTN thuận lợi để phát triển nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp theo qui mô lớn.

- Công nghiệp khá phát triển.


4. Kiểm tra đánh giá

+ Khái quát tự nhiên khu vực đông Âu?

- Đông Âu gồm 7 quốc gia.

- Địa hình đồng bằng chiếm ½ diện tích châu Âu.

- Khí hậu ôn đới lục địa.

- Sông ngòi đóng băng mùa đông

- Thực vật phân hóa từ B- N.

+ Chọn ý đúng nhất: Những yếu tố nào của thiên nhiên đông Âu thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp:

a. Đông âu là vùng đồng bằng ở phía đông châu Âu.

b. Diện tích đất đen chiếm diện tích lớn ở Ucraina.

c. Nhiều sông lớn như sông Đông, Vonga đóng băng mùa đông.

@. Vùng cực Bắc, Nam khu vực đông Âu có khí hậu khắc nghiệt.

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà

- Học bài. – Chuẩn bị bài mới: Liên minh châu Âu.

- Chuẩn bị bài theo câu hỏi sách giáo khoa, sưu tầm một số tưu liệu nói về tổ chức này.
V.Rút kinh nghiệm

        Giáo viên                                        
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